       Giáo án : Lịch sử 6                                                   Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
              


So¹n:  1/9 /2011                                  Nhận bàn giao từ tuần 3
Giảng:                                                          
                                                                  Phần I
Khái quát lịch sử thế giới cổ đại

                                                                Tiết 3 . Bài 3

XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

I .MỤC TIÊU CHUNG TOÀN CHƯƠNG: HS nắm được :Những kiến thức cơ bản của LSTG Cổ đại. Sự xuất hiện của loài người trên trái đất.Các giai đoạn PT cua con người thời Ng.thủy. Các quốc gia cổ đại và những thành tựu VH lớn thời kì cổ đại.
-HS thấy rõ vai trò của LĐ trong LS PT của con người.
- GDHS trân trọng những thành tựu VH rực rỡ của thời kì cổ đại.

- Giúp HS có những kiến thức cơ bản nhất của LSTG cổ đại làm cơ sở để học tập phần LSDT.

* MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức:

 Hiểu đ​ợc nguồn gốc của loài ngư​ời và các mốc lớn của quá trình chuyển biến từ ng​ười tối cổ thành Ngư​ời hiện đại;

Nắm đ​ợc đời sống vật chất và tổ chức xã hội của ngư​ời nguyên thuỷ; vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã.

 2 Kĩ năng:

  B​ớc đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, nhận xét tranh ảnh lịch sử.

3.T​ t​­ëng:
 Bư​íc đầu hình thành ý thức đúng đắn về vai trò của lao động sản xuất trong sự phát triển của xã hội loài ng​êi.


* Chuẩn KTKN : 
- Sự xuất hiện con người trên trái đất

- Sự khác nhau giữa người tối cổ và người tinh khôn.

- Vì sao XH nguyên thủy tan rã: SX phát triển, nảy sinh của cải dư thừa ,sự xuất hiện giai cấp, nhà nước ra đời.
II.THIết bị tài liệu:

- Tranh, ảnh (theo SGK).


- Cổ vật phục chế.


- T​ liệu lịch sử có liên quan.

III. Ph​­¬ng pháp:

- Vấn đáp, thảo luận nhóm

IV.Hoạt động dạy  và học:
1. ổn định tổ chức: 1'
2. Kiểm tra bài cũ: 4'  : - ND: Kiểm tra bài tập về nhà.  
3. Giới thiệu bài mới 
	Hoạt động của thầy và trò
	kiến thức cần đạt

	   Hoạt động 1: Cả lớp/ cá nhân
Mức độ kiến thức cần đạt.

Hs cần nắm được con  ng­êi®· được hình thành như thế nào 

PP ; Nghiên cứu. PT

KTDH L Động não

* Tổ chức thực hiện.
* HD nghiên cứu SGK:
  - GV giải thích khái niệm: “Vư​ợn cổ”; “Ngư​ời tối cổ”.

   - Quá trình chuyển biến từ loài Vư​ợn cổ thành Ngư​ời tối cổ diễn ra nh​ thế nào?

* HD quan sát hình ảnh (3); (4):

   - Ng​ười tối cổ sống nh​ thế nào?

   - Cuộc sống của họ khác với loài vư​ợn và các động vật khác ở chỗ nào?

* Tiểu kết: Trải qua hàng triệu năm, Ngư​ời tối cổ dần dần trở thành Ng​ười tinh khôn.

Mức độ kiến thức cần đạt.

Hs cần nắm được  người  tinh kh«n®· được hình thành như thế nào , họ sinh sống ra sao

điểm khác biệt giữa họ với người tối cổ.
PP ; Nghiên cứu. PT

KTDH L Động não

* HD quan sát hình ảnh (5):Thảo luận nhóm

   - Ngư​ời tinh khôn khác Ng​ưới tối cổ ở điểm nào?

+ Ng​ười tối cổ:

- Dáng đi còn hơi còng, lao về phía trước
- Đôi tay tự do,Trán thấp hơi, u lông mày nổi cao

- Hàm bạnh ra nhô về phía tr​ước

- Thể tích sọ não từ 850 cm - 1100cm

- Trên ng​ười có một lớp lông mỏng

+ Ng​ười tinh khôn:
- Đứng th¼ng,đ«I tay khéo léo h¬n-x­¬ng cốt nhỏ hơn  thể tích sọ não lớn: 1450cm,tr¸n cao, mặt phẳng, cơ thể nhỏ gọn h¬ntrªn ng​­êi không còn lớp lông mỏng

Đời sống của Ng​ười tinh khôn tiến bộ hơn Ngư​ời tối cổ .
   (Giải thích khái niệm “thị tộc”).

   - Em có nhận xét gì về đời sống của Ng​ười tinh khôn so với Ng​ười tối cổ?

* HD nghiên cứu SGK:

   - Giảng (theo SGK).

   - Ngư​ời nguyên thuỷ đã phát hiện và sử dụng kim  loại  nh​ thế nào?

* HD quan sát hình ảnh (6); (7):

   - GV miêu tả.

   - Công cụ, đồ dùng bằng gốm và kim loại có tác dụng nh​ thế nào?

   - Sản xuất phát triển đã dẫn tới hệ quả về mặt xã hội nh​ thế nào?

   - Nh​ vậy, chế độ “làm chung ăn chung” có còn thích hợp nữa không?

	1. Con ngư​ời đã xuất hiện nh​ư thế nào? 13'
 - Vư​ợn cổ: Loài vượn có dáng hình người , sống cách ngày nay khoảng 5 - 6 triệu .năm.
 - Ng​ười tối cổ: 
Thời gian xuất hiện: khoảng 3 - 4 triệu năm trước
  + Sống theo bầy đàn; săn bắt và hái l​ượm.

  + Có tổ chức, bư​ớc đầu biết chế tạo công cụ lao động là những mảnh t​ước đá, ghÌ đẽo thô sơ, biết dùng lửa để nấu thức ăn và
 s​­ëi Êm.

-> Cuộc sống bấp bênh, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên.

- nơi tìm thấy di cốt : Đông Phi, Đông Nam á, TQ, châu Âu...
2. Ngư​ời tinh khôn sống nh​ư thế nào? 13'
-Thời gian xuất hiện: 4 vạn năm trước.
 - Đặc điểm:   - Cấu tạo cơ thể giống nh​ư ngư​ời ngày nay , thể tích của sọ nãolớn, tư duy phát triển
  - Tổ chức thành thị tộc, làm chung ăn chung
    - Biết trồng trọt, chăn nuôi, làm đồ trang sức, dệt vải

    -> Đời sống con ngư​ời trong thị tộc cao hơn, đầy đủ hơn.

3. Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?

- Khoảng 4000 năm TCN, con ng​ời đã phát hiện ra kim loại (đồng, sắt) và dùng để chế tạo công cụ lao động.

-> Năng xuất lao động tăng 

 -  Của cải d​ư thừa.

  - Một số người chiếm hữu của dư thừa, trở nên giàu có -> Xã hội phân hoá thành kẻ giầu, ng​ười nghèo.

 - Chế độ công xã thị tộc bị phá vỡ, xã hội có giai cấp xuất hiện.


 4, Củng cố : 2'

- Sự khác nhau giữa Ngư​ời tối cổ và ng​ười tinh khôn?


- Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã?
5.HDVN :

- Nghiên cứu SGK và trả lời câu hỏi trong mỗi mục.


- Tham khảo tài liệu (Lịch sử 10; Những mẩu chuyện LSTG cổ đại,...). 

E.Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngµy soạn: 1/ 9/ 2011








Ngàygiảng:                                                   Tiết 4

                      CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG
 A.Mục tiêu bài học :
  1.Kiến thức:

- Giúp học sinh hiểu được :Sau khi xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp và nhà nước ra đời .

- Những  nhà nước đầu tiên ra đời ở phương đông là Ai cập, Lưỡng Hà, Ân độ,Trung Quốc .

- Nền tảng kinh tế : Nông nghiệp .

- Thể chế nhà nước :Quân chủ chuyên chế .

2.Kĩ năng:

HS cần hiểu được:  xã hội cổ đại phát triển cao hơn xã hội nguyên thuỷ,xã hội này  bắt đầu có sự bất bình đẳng ,phân chia giai cấp , phân biệt giàu nghèo ,đó là nhà nước quân chủ chuyên chế .

3.Tư tưởng :

- Quan sát tranh ảnh và hiện vật , rút ra nhận xét  cần thiết , sử dụng đồ dùng trựcquan...
B.Phương pháp :

   - Kích thích tư duy, sử dụng bản đồ , giải thích, phân tích, thảo luận nhóm...

C- Chuẩn bị của GV &HS :

  1.Giáo viên:

- Bản đồ các quốc gia cổ đại phương Đông

- Tranh ảnh trong sgk, tư liệu liên quan đến bài dạy…

  2. Học sinh : 

- Học bài cũ, chuẩn bị bài mới, suy nghĩ những câu hỏi trong sgk, vẽ lược đồ H10sgk.

D. Tiến trình lên lớp :

I.ổn định lớp :1'
II. Kiểm tra bài cũ : 4'
? Đời sống của người tinh khôn  có những điểm nào tiến bộ  hơn so với người tối cổ? 

? Tác dụng  của công cụ kim loạị đối với cuộc sống con người ?
Trả lời :

Người tinh khôn xuất hiện (4vạn năm trước đây) là bước nhảy vọt thứ 2 của con người.

-Lớp lông mỏng mất đi xuất hiện những màu da: trắng,vàng,đen.

-Họ sống theo thị tộc,làm chung ,ăn chung.Biết trồng lúa,chăn nuôi,làm đồ gốm,dệt vải,làm đồ trang sức.

1. Giới thiệu bài mới:

     Do công cụ kim loại ra đời, năng suất lao động tăng, con người  không những  đủ sống mà còn  có của dư thừa, xuất hiện tư hữu. Những người trong thị tộc không thể làm chung, ăn chung, xã hội nguyên thuỷ tan rã, xã hội có giai cấp  đầu tiên xuất hiện. Đó là sự ra đời của các quốc gia cổ đại phương Đông.Tiết hôm nay chúng ta tìm hiểu.

	                 Hoạt động của thầy và trò
	                   Ghi bảng

	Hoạt động 1: Cả lớp/ cá nhân
Mức độ kiến thức cần đạt.

Hs cần nắm được những điều kiện dẫn tới hình thành các quốc gia cổ đại phương  Đông.

* Tổ chức thực hiện.

Trước hết GV treo bản đồ “Các quốc gia cổ thế kỉ II TCN giới thiệu cho hs rõ các quốc gia cổ đại ở Phương ®«ng:Ai cập, TQ, Ân độ.

HS theo dõi GV giới thiệu .

HS dựa vào nội dung SGK và hiểu biết của mình trả lời câu hỏi:
? Vì sao vào cuối thời nguyên thủy , cư dân tập trung ngày càng đông ở lưu vực các con sông lớn ?

HS thả lời: : Đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hoà thuận lợi cho phát triển trồng trọt .

Hoạt động 2:
*Mức độ kiến thức cần đạt.

HS cần nắm được các vấn đề : các quốc gia cổ đại phương Đông ra đời ở đâu vào thời gian nào ? ”

* Tổ chức thực hiện.

GV y/ c  HS quan sát h.8 SGK theo trình tự từ trái qua phải và tìm  hiểu nội dung ,miêu tả bức tranh.

GV nêu vấn đề: những điều kiện để dẫn tới việc hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông.

HS : H8( hàng trên) Cảnh cư dân, phụ nữ đang làm các sản phẩm phục vụ gia đình : nam giới gặt ,đập lúa... hàng dưới khiêng sản phẩm và lúa đến cống nạp cho quý tộc.

Gv: Đặt câu hỏi để chống lũ lụt, ổn định SX nông dân phải làm gì?

-Hs: Đắp đê, làm thuỷ lợi.

-Gv: Khi SX phát triển, lúa gạo nhiều, của cải dư thừa sẽ dẫn đến tình trạng gì?
- Khi nông nghiệp trông lúa trồng lúa trở thành ngàng kt chinh, con người sống định cư lâu dài, các ngành sản xuất khác cũng pt dẫn đến sự phân hóa và số người giàu muốn làm chủ vùng đất của mình .Vào khoảng thời gian cách đây 6000- 5000 năm những điều kiện thuận lợi trên đẫ tọa điều kiện thuận lợi cho sự ra đời của các quốc gia cổ đại phương Đông đầu tiên.
-Gv: Kết luận & chuyển mục.

Hoạt động1: Cả lớp/ cá nhân
*Mức độ kiến thức cần đạt.

HS nắm vững được các tầng lớp xh chính trong các quốc gia cổ đại phương Đông ?

* Tổ chức thực hiện
? Kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương đông là gì? Ai là là người chủ yếu tạo ra của cải nuôi sống xã hội?

-Hs:+ Kinh tế  nông nghiệp là chính.

       + Nông dân là lực lượng sx chủ yếu nuôi sống xã hội.

? Nông dân canh tác như thế nào?

-Hs: Họ nhận ruộng đất công xã cày cấy & nộp 1 phần thu hoạch cho quý tộc & thực hiện chế độ lao dịch nặng nề.

-?: Ngoài quý tộc & nông dân, xã hội cổ đại còn có tầng lớp nào hầu hạ phục dịch vua quan quý tộc?

-Hs: Nô lệ, cuộc sống  của họ rất khổ cực.

-Gv: Kết luận & ghi bảng.
Hoạt động 2: Cả lớp
*Mức độ kiến thức cần đạt.

HS nắm được Luật Ham- mu – ra – bi nhằm mục đích gì , bảo vệ quyền lợi cho tầng lớp nào ?

* Tổ chức thực hiện
Gv: H/d Hs xem hình 9 SGK nêu rõ 

? Thần Sa-mát trao bộ luật cho vua Ham –mu- ra –bi có ý nghĩa như thế nào ?

Hướng dẫn các em đọc điều 42,43

? Nêu nhận xét bộ luật này bảo vệ quyền lợi cho tàng lớp nào ?

Bộ luật. xác định vị trí và quyền uy của vua: Được trời trao cho cho việc cai trị dân chúng .

là bộ luật đầu tiên bảo vệ quyền lợi cho giai cấp thống trị 

Hoạt động1: Cỏ nhõn/ nhóm
*Mức độ kiến thức cần đạt

HS cần nắm được tổ chức của Nhà nước phương Đông cổ đại và thế nào là nhà nước chuyên chế .

* Tổ chức thực hiện
GV  y/c một hs nhắc lại tên các tầng lớp xã hội và hướng dãn các em vẽ sơ đồ về tổ chưc bộ máy nhà nước.

-? các quốc gia cổ đại phương đông nhà vua có quyền hành gì?

-Hs: Vua có quyền hành cao nhất, quyết định mọi việc.Giúp vua trị nước là quý tộc.

-Gv: giải thích thêm dựa vào STKBG.

GVHD HS làm BT trong VBT 

	1.Sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Đông.( 8' )
- vào cuối thời nguyên thủy , cư dân tập trung ngày càng đông ở lưu vực các con sông lớn 
- Thời gian xuất hiện: Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN 
- Các quốc gia cổ đại đầu tiên ra đời ở Ai cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc.
2. Xã hội cổ đại phương Đông bao gồm những tầng lớp nào? 8'
-Xã hội cổ đại Phương Đông gồm 3 tầng lớp:.

+ Nông dân công xã, đông đảo nhất và là tầng lớp lao động, SX chính trong xã hội.
+Nô lệ: Hầu hạ phục dịch cho quý téc không có quyền hành gì.
3.Nhà nước chuyên chế cổ đại Phương Đông:10'
-Sơ đồ nhà nước cổ đại Phương Đông:


- Đứng đầu là vua – là người có quyền lực cao nhất 

Giúp việc cho vua là bộ máy hành chính từ tw đến địa phương .

4.Luyện tập :9'


IV. Củng cố bài học:3'
- Kể tên các quốc gia cổ đại phương đông? Chỉ trên lược đồ?

- Xã hội có mấy tầng lớp?Nêu đặc điểm của mỗi tầng lớp?

V. Dặn dò, hướng dẫn: 2'
-Học bài cũ theo câu hỏi sgk.

-Sưu tầm tranh ảnh về công trình kiến trúc  của các quốc gia cổ đại Phương đông.(Kim tự tháp,Vạn lý trường thành...)

- Đọc ,tìm hiểu bài mới:Suy nghĩ và trả lời những câu hỏi sgk.So sánh  về điều kiện tự  nhiên,lực lượng sx.  

E.Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 7/9/2011
Ngµygiảng :       
TiÕt 5
Các quốc gia cổ đại Phương Tây.
A.Mục tiêu :
Kiến thức.

· Học sinh cần nắm được sự xuất hiện  của các quốc gia cổ đại phương Tây.( thời điểm, địa điểm )
· Trình bày sơ lược về tổ chức đời sồng xã hội ở các quốc gia cổ đại 

· Những thành tựu chính của nền văn hóa cổ đại phương Tây (lịch, chữ cái a,b ,c, ở nhiều lĩnh vực khoa học, văn học, kiến trúc, điêu khắc)
   Kỹ năng:

Sử dụng bản đồ, để xác định vị trí các quốc gia cổ đại phương tây.
Tư tưởng:

· Học sinh cần thấy rõ hơn sự bất bình đẳng trong xã hội có giai cấp.

-Liên hệ: GD HSTTđoàn kết quốc của CT HCM

B. Phương pháp:-Đàm thoại, kích thích tư duy, dùng đồ dùng trực quan, kể chuyện.

C. Chuẩn bị của thầy và trò:
Giáo viên:
    - Bài soạn, lược đồ, tư liệu tranh ảnh

 Học sinh:

-    Học bài cũ, tìm hiểu bài mới,vẽ lược đồ(H10) quan sát lược đồ.

D.Tiến trình lên lớp:

I, ổn định lớp:1'
II, Kiểm tra bài củ: 4'
? Kể tên những quốc gia cổ đại Phương đông và xác định vị trí của các quốc gia này tên lược đồ các quốc gia cổ đại?

? Các quốc gia cổ đại Phương Đông có những tầng lớp nào? Tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chủ yếu ra của cải vật chất nuôi sống xã hội?

 Trả lời :  Các quốc gia cổ đại phương Đông: Ai Cập, Trung quốc ,Lưỡng Hà, 

      Xã hội cổ đại Phương Đông gồm 2 tầng lớp:

     + Thèng trÞ;Quý téc (Vua,quan, quý téc)

     + Bị trị: Nông dân & nô lệ.

     - Quý tộc, quan lại : có nhiều của cải quyền thế đứng đầu là vua.

     - Nông dân : nhận ruộng ở công xã cày cấy phải nộp thu hoạch và lao dịch.

       Nô lệ: Hầu hạ phục dịch không có quyền hành gì.
III, Bài mới:

        Sự xuất hiện của nhà nước không chỉ xảy ra ở Phương Đông, nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, mà còn xuất hiện cả ở những vùng khó khăn của Phương Tây, Các quốc gia cổ đại Phương Tây được hình thành ở những vùng khó khăn đó như thế nào? Có gì khác so với các quốc gia cổ đại Phương Đông. Hôm nay chúng ta tim hiểu?

	             Hoạt động của thầy và trò
	                      Ghi bảng

	Hoạt động 1:  Cả lớp/ cá nhân

* Mức độ kiến thức cần đạt: Hs nắm được những điều kiện và nền tảng kt  dẫn đến sự hình thành các quốc gia cổ đại phương Tây . 

*Tổ chức thực hiện
- Trước hết , Gv hướng dẫn h/s xem bản đồ và xác định ở phía Nam Âu có 2 bán đảo nhỏ vươn ra Địa Trung Hải và hỏi

? Các quốc gia ra đời ở đâu vào thời gian nào ? 

- H/s trả lời Gv chỉ lược đồ.

- H/s cuối thiên niên kỷ 4 đầu thiên niên kỷ 3 TCN.

-Gv:Kết luận: Các quốc gia cổ đại phương tây ra đời sau các quốc gia cổ đại phương đông.

-Gv: Dùng lược đồ và yêu cầu h/s trả lời.

? Điều kiện tự nhiên ở Hy Lạp và Rô Ma như thế nào?
? Khác với các quốc gia cổ đại phương đông ở chổ nào?

- H/s: Không thuận lợi, đất canh tác ít, chủ yếu vùng đồi núi xen kẽ và các thung lũng, đi lại khó khăn.

->GV bổ sung dựa vào sách thiết kế trang 32 giải thích thêm.

Hoạt động 2: Cả lớp/ cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
Giúp h/s hiểu các giai cấp trong xã hội cổ đại Phương Tây- vai trò, địa vị.

*Tổ chức thực hiện
- Gv: Gọi 1 h/s đọc mục 2 trang 15 sgk và hỏi?

-Gv:Kinh tế chủ yếu của các quốc gia này là gì?

Hs: TCN và thương nghiệp.

-Gv:Với nền kinh tế đó xã hội đã hình thành những tầng lớp nào?

-H/s; Chủ xưỡng, chủ lò, chủ thuyền   (chủ nô.)

- GV: Ngoài chủ nô còn có tầng lớp nào?

- H/s: Nô lệ, số đông là tù binh nước ngoài.

- GV: kết luận: Nô lệ bị bắt đem ra chợ bán,  họ bị coi là công cụ biết nói là lực lương sx chủ yếu ở phương tây.Nô lệ bị đối xử tàn nhẫn năm 73, 71 TCN đã nổ ra cuộc khởi nghĩa  của nô lệ - tiêu biểu k/n Xpactacut ở Rô Ma .

Hoạt động 3
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được tổ chức của nhà nước phương Đông cổ đại và thế nào là chế độ chiếm  hữu nô lệ để so sánh với nhà nước chuyên chế ở phương  Đông.

*Tổ chức thực hiện
- GV goi h/s đọc muc 3 trang 15, 16 sgk và đặt câu hỏi
 ? Em biết xã hội Phương đông có những tầng lớp nào? 
Hs:Đứng đầu là vua sau vua là quý tộc, nông dân công xã: l2 sx chủ yếu là nô lệ.
· hé? Xã hội  PT©y bao gồm những giai cấp nào?

-Hs: chủ yếu là nô lệ. Nhưng nô lệ rất đông đảo. Họ là l2 sx chủ yếu nuôi sống xh. Nô lệ bị bóc lột tàn nhẫn.

- GV: Sơ kết và ghi bảng, sau đó giải thích thêm dựa vào sách thiết kế trang (34,35).
	1-Sự hình thành các quốc gia cổ đại Phương tây. 10'
- Đầu thiên niên kỷ I TCN các quốc gia cổ đại Phương Tây: Hy Lạp, Rô Ma, hình thành ở 2 bán đảo Ban Căng và Italia.

Địa hình không thuận lợi, kinh tế chủ yếu thủ công nghiệp, ngoại thương. (đặc biệt ngoại thương).

2. Xã hội Hy Lạp,Rô Ma gồm những giai cấp nào? 9'
 -  Xã hội có 2 giai cấp cơ bản:

+ Chủ nô:Chủ xưởng, chủ lò, chủ thuyền, sống rất sung sướng, có thế lực về chính trị.

+ Nô lệ: Số lượng đông là l2 sx chủ yếu, bị coi là những công cụ biết nói hoàn toàn lệ thuộc chủ nô.

3.Chế độ chiếm hữu nô lệ :9'
- Xã hội Hy Lạp và Rô Ma gồm 2 giai cấp chính là :

      + chủ nô và nô lệ.
- Xh chủ yếu dựa vào lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ tàn nhẫn => Xã hội đó gọi là xh chiếm hữu nô lệ.

4.Luyện tập :8'
HS làm BT trong SBT


IV.củng cố bài học:2'
· Các quốc gia cổ đại phương tây được hình thành ở đâu? từ bao giờ? Ra đời từ trước hay sau các quốc gia cổ đại Phương Đông? 

· Tại sao gọi là chiếm hữu nô lệ?

· Nhà nước cổ đại P.tây được tổ chức như thế nào?
V. Dặn dò: 1'

- Học thuộc bài cũ  dựa vào câu hỏi cuối bài.

· So sánh sự khác nhau giữa các quốc gia cổ đại P. Đông và P. Tây 

( Sự hình thành, nền tảng kinh tế, thể chế chính trị).Gọi hs lên bảng làm.

 -  Tìm hiểu bài mới, sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về kiến trúc cổ đại Phương Đông và PhươngTây. 

E. RÚT KINH NGHIỆM:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ngày soạn: 14/9/2011
Ngµygiảng :                                                    TiÕt6
VĂN HÓA CỔ ĐẠI

A.Mục tiêu 

Kiến thức: H/s nắm được:

· Qua mấy nghìn năm tồn tại, thời cổ đại dÓ lại cho loài người 1 di sản đồ sộ, quý giá.

· Người P.Đông và P.Tây cổ đại đã tạo ra những thành tựu văn hoá đa dạng, phong phú rực rỡ: chữ viết, chữ số, lịch văn học,khoa học nghệ thuật…

Tư tưởng:

· Qua bài giảng h/s thấy tư hào về những thành tựu văn minh của loài người thời cổ đại.

· Bước đầu về việc giáo dục ý thức về việc tìm hiểu các thành tựuvăn minh cổ đại.

Kĩ năng: 

-H/s tập mô tả một công trình kiến trúc hay nghệ thuật thời cổ đại qua tranh ảnh.

B. Phương pháp: 

-Đàm thoại, kích thích tư duy, dùng đồ dùng trực quan, kể chuyện.

C.Chuẩn bị 
- GV:Bài soạn, SGK, SGV ,tranh ảnh, tư liệu .

HS:  -Học bài cũ, tìm hiểu bài mới, sưu tầm tranh ảnh về văn hoá cổ đại. Suy nghĩ & trả lời các câu hỏi SGK.

 - Hoàn thành các bài tập (SBT).

D. Tiến trình lên lớp:

I. ổn định lớp.1'
II.Kiểm tra bài

Tại sao gọi cổ đại các quốc gia cổ đại PTây là xã hội chiếm hữu nô lệ? Các quốc gia đó hình thành từ bao giờ?

Đáp án: Vì xã hội cổ đại phương Tây số nô lệ chiếm phần đông và là lực lượng  chính nuôi sống xã hội .Chủ nô chiếm số ít bóc lột sức lao động của nô lệ=>xh    chiếm hữu nô lệ

           Các quốc gia cổ đại phương Tây được hình thành từ thế kỷ I TCN

III.Bài mới:

   1.Giới thiệu bài mới: 

   Thời cổ đại Nhà nước hình thành, loài người  bước vào xh văn minh.Trong buổi bình minh của lịch sử các quốc gia cổ đại PĐ và PT đã sáng tạo nên những thành tựu văn hoá rực rỡ mà ngày nay chúng ta đang thừa hưởng.

	Hoạt động của thầy và trò
	          Ghi bảng

	Hoạt động 1:  Nhóm/ cỏ nhõn
* Mức độ kiến thức cần đạt:

Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn hóa cổ đại phương Đông.
Tổ chức thực hiện:

-Trước hết ,Gv hướng dẫn HS làm bài tập theo nhóm những thành tựu văn hoá chủ yếu của người phương Đông 

? Kinh tế chủ yếu của người PĐ là kinh tế gì?

Hs: Kinh tế nông nghiệp phụ thuộc vào thiên nhiên.

-Gv: Trên cơ sở đó họ sáng tạo ra cái gì?

Hs: Người ta sáng tạo ra lịch?

-Gv: hướng dẫn h/s xem hình 11 sgk .( chữ tương hình ) và đặt câu hỏi?
	1.Các dân tộc Phương Đông thời cổ đại có những thành tựu văn hoá gì?

- Thiên văn và lịch ra đời sớm do nhu cầu sx nông nghiệp.



	? Chữ viết ra đời trong hoàn cảnh nào?

-Hs: do sx phát triển, xh tiến lên con ngưòi đã có nhu cầu chữ viết và ghi chép.

Gv ví dụ: Chữ tượng hình Ai Cập, TQ, Lưỡng Hà  

( gv vẽ ở bảng phụ để minh hoạ cho học sinh rõ)

- Gọi 1 h/s đọc trang 17 sgk ( đoạn viết về toán học)
? Thành tựu thứ 2 của loài ngưòi về nền văn hoá gì?

- H/s: Toán học

? Trong toán học đạt những thành tựu gì?

-H/s: Tìm ra số Pi, số 0.

? Một thành tựu đến ngày nay loài ngưòi rất thán phục đó là thành tựu gì của ngưòi PĐông? Hdẫn h/s xem h12 sgk.

- H/s: Kiến trúc 

? Kiến trúc đạt thành tựu gì?

- H/s trả lời gv kết luận và ghi bảng.

  Hoạt động 2. Nhóm/ cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của văn hóa cổ đại phươngTây.
*Tổ chức thực hiện
Gọi 1 h/s đọc mục 2 trang 18 sgk sau đó đặt câu hỏi.

? Thành tựu văn hoá đầu tiên của Hy Lạp và Rô Ma là gì ?

-H/s trả lời , Gv bổ sung ghi bảng. 

- GV: sáng tạo ra dương lịch hoàn chỉnh hơn: 1 năm có 365 ngày + 6 giờ, mỗi tháng có 30 ngày hoặc 31 ngày hoặc 29 ngày.

? Thành tựu thứ 2 của các quốc gia cổ đại PTây là gì?

-H/s: Chữ viết chữ cái lúc đầu có 20 chữ, hiện nay 26 chữ cái.

? Người Hy Lạp và Rô Ma đã có những thành tựu khoa học gì?

- H/s trả lời -> gv ghi bảng tóm tắt.

- Gv yêu cầu h/s nêu tên một số nhà khoa học nổi danh:

-Toán; Ta let, Pitago, ¥c¬rit.

-Vật lý; ác simet.

-TriÕt; Plat«n, Arixtèt.

-Địa lý; S ta rơ bôn

? Văn học Hy Lạp ptriển như thế nào?

-H/s trả phát triển rực rỡ-> gv bổ sung và ghi bảng.

? Kiến trúc của Hy Lạp và Rô Ma phát triển như thế nào ?

- H/s trả lời gv khái quát và ghi bảng.

? Em có nhận xét gì về văn học của Hy Lạp và Rô Ma?

-> Lạp và Rô Ma đạt được những thành tựu lớn về văn hoá; sáng tạo ra lịch, tìm ra hệ thống chữ cái, đạt trình độ cao trong nhiều lĩnh vực.


	-Chữ viết: chữ tượng hình( Ai Cập, Trung Quốc, Lưỡng Hà)

-Toán học: Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, rất giổi hình học đặc biệt họ tìm ra số Pi=3,1416.

 L.HÀ giỏi về số học để tính toán, ấn Độ tìm ra số 0.

Kiến trúc:

+ Kim tự Tháp (Ai Cập)

+ Thành BaBi Lon( L.HÀ).

2. Người Hy Lạp & Rô Ma đã có những đóng góp gì về văn hoá:

- Họ sáng tạo ra dương lịch dựa trên quy luật của trái đất quay xung quanh mặt trời.

-Họ sáng tạo ra hệ chữ cái: a,b,c.

-Họ đạt được những thành tựu rực rỡ:- Toán học, Thiên văn, vật lý, triết học, sử học, địa lý với những nhà khoa học nổi tiếng.

- Văn học Phát triển rực rỡ với những bộ sử thi nổi tiếng thế giới: Ôđixê, Iliat của Hôme, kịch thơ độc đáo như Ôrexti của Etsin…

1. Kiến trúc: nổi tiếng.

+ Đền P¸ctªn«ng ( Aten)

+ Đấu trường côlidê ( Rô Ma)

+Tượng lực sĩ ném đĩa.

+Tượng thiên vệ nữ ( Mi Lô).


IV. Củng cố bài hoc:
· Nêu những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại PĐông và PTây?

· Kể tên những kỳ quan của văn hoá thế  giới cổ đại?

     -   Gv chuẩn bị ở bảng phụ 1 bài tập trắc  nghiệm hs làm tại lớp.

 V. Dặn dò hướng dẫn:

· Học bài cũ dựa vào câu hỏi cuối bài .

· Sưu tầm tranh ảnh và các kỳ quan của thế giới cổ đại?

· Tìm hiểu bài ôn tập, làm bài tập.

.E.RótkinhnghiÖm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn:    25/9/2010

Ngµygiảng :    10/2010                   
                                     ÔN TÂP
                                             Tiết7:
 A.Mục tiêu bài học: 

1.Kiến thức:Giúp hs nắm được:

-Những kiến thức cơ bản của lịch sử thế giới.

_Sự xuất hiện của loài người trên trái đất.

-Các giai đoạn  phát triển của con người nguyên thủy thông qua lao động sản xuất.

-Các quốc gia cổ đại.

-Những thành tựu văn hóa lớn của thời kỳ cổ đại.

2.Tư tưởng:
_Hs thấy rõ được vai trò của lao động trong lịch sở phát triển của con người.

-Các em trân trọng những thành tựu văn hóa  rực rỡ của thời kỳ cổ đại.

-Giúp các em có những kiến thức cơ bản nhất của lịch sử thế giới cổ đại làm cơ sở  để học tập phần lịch sử dân tộc.

3.Kĩ năng:Bồi dưỡng kĩ năng khái quát so sánh cho hs.

B. Phương ph¸p;Trùc quan,ph¸t vÊn,®µm thoại.

C. Chuẩn bị:

Bản đồ thế giới cổ đại,tranh ảnh,tư liệu về các công trình kiến trúc,giáo án. Hiện vật cổ.

D.Tiến trình lên lớp:
I.ổn định lớp:1'
II.Kiểm tra bài cũ: Kết hợp ở  phần ôn tập.
	      Hoạt Động của GV & HS:
	        Nội dung bài học 

	Hoạt động 1: Cá nhân/ cả lớp
-Gv: dựa vào những câu hỏi Sgk,kiến thức đã học  để trả lời:

-Hs:trả lời,gv giải thích thêm .

Hoạt đông2:  Nhúm/cỏ nhõn
-Gv:H/dẫn hs dựa vào h5 sgk so sánh sự khác nhau giữa Người tối cổ &Người tinh khôn?

-Hs: So sánh gv khái quát.


	1Những dấu vết của người tối cổ được tìm thấy ở đâu?
 Đông phi,Nam ©u,Ch©u ¸(B¾c kinh,GiaVa)

 2 Điểm khác nhau giữa người tinh khôn & ngươi tối cổ
a. Về con người:          
Người tối cổ

 Người tinh khôn.

-2 tay tự do

- Trán thấp

-U lông mày cao.

-Hépsä,n·o nhá

- Cơ thể thô chậm 

-Trên người có lớp lông mỏng

- 2 tay khéo léo

- Trán cao
-U lông mày phẳng.
- Hộp sọ, não lớn.

-Cơ thể gọn, linh 
hoạt
Trên người không
 có lớp lông.



	-Gv: Cho Hs xem những hiện vật cổ & hỏi:Công cụ  của người tinh khôn khác với công cụ của người tối cổ như thế nào?

-Hs:Nhận xét: Công cụ của người tối cổ bằng đá ghÌ đẽo thô sơ. Công cụ của người 
tinh khôn bằng đá , mài tinh xão hơn, xuất hiện công cụ bằng đồng.

-Gv: Về tổ chức xã hội khác nhau như thế nào?( Hs tự so sánh)

-Hs: Xem lại bức tranh về người nguyên thuỷ & nhận xét.

Hoạt động3:  Cá nhân/ cả lớp
-Gv: H/d Hs xem lại  lược đồ các quốc gia cổ đại. & đặt câu hỏi:các tầng lớp xã hội chính ở  cổ đại  phương Đông gồm những tầng lớp nào? Ai là lực lượng sản xuất chủ yếu?

-Hs: Quý tộc, nông dân công xã, nô lệ.

Hoạt động 4:   Cá nhân/ cả lớp
 -Gv: hỏi tiếp  ở cỏ đại phương Tây  có những tầng lớp xã hội  nào? Ai là lực lượng Sx chính? Nô lệ phương Tây khác nô lệ phương Đông như thế nào?

- Hs: Trả lời -> Gv giải thích thêm.  

 -  Gv  : Đặt câu hỏi : Nhà nước cổ đại phương Đông là nhà nước gì? 

 -Hs: Nhà nước  quân chủ chuyên chế.

  -Gv: Nhà nước cổ đại phương Tây là nhà nước gì?

Hoạt động5:   Cá nhân/ cả lớp
 -Hs: Trả lời  gv giải thích thêm: Riêng ở Rô ma,quyền lảnh đạo đất nước đổi dần  từ thế kỷ I TCN đến thế kỷ V theo thể chế  quân chủ đứng đầu là vua.

Hoạt động 6:       Nhúm/cỏ nhõn
- Gv: H/d hs làm bài tập theo nhóm về những thành tựu  văn hóa cổ đại ở phương Đông& phương Tây?

  -Hs: Trình bày Gv hỏi tiếp :Người phương Đông viết chữ tượng hình trên nguyên liệu gì?.

  Hs: Trên giấy  pa pi rút, trên mai rùa,  phiến đất sét.

   Gv: Kể tên những công trình kiến trúc tiêu biểu ở phương Đông? 

-Gv Người phương Tây cổ đại có những thành tựu văn hóa gì?

- Hs: Trả lời .

-Gv: hỏi tiếp  Kể tên 1số nhà khoa học tiêu biểu? Những công trình kiến trúc  nổi tiếng?

Hoạt động7:      Cỏ nhõn  
 _Gv: Qua những thành tựu đó em có nhận xét gì?
	b. về công cụ lao động:

+Công cụ  bằng đồng: Cuốc,liềm, mai,thuổng.

+Đồ trang sức bằng đá: vòng đeo tay,đeo cổ. 

 c. Về tổ chức xã hội:
-Người tối cổ: Sống thành từng bầy.

-Người tinh khôn: Sống thành từng thị tộc 

3/ Thời cổ đại có những quốc gia lớn nào?
-Phương Đông: Ai cập, ấn độ, Trung quốc,Lưỡng hà.

-Phương Tây: Hy lạp& Rôma.

 4/ Các tầng lớp xã hội chính ở thời cổ đại

*Phương Đông:

+ Quý tộc( Vua,quan)

+ Nông dân công xã: Là lực lượng SX chính .

 +Nô lệ: Phục dịch vua,quan.

*Phương Tây:

+ Chủ nô: Chủ lò, chủ xưỡng...

 + Nô lệ: Lực lượng SX đông đảo nuôi sống xã hội.

5/ Các loại nhà nước thời cổ đại

*Phương Đông: Nhà nước chuyên chế  (Vua quyết định mọi việc)

 *Phương Tây: Nhà nước dân chủ - chủ nô.Aten - Hội đồng500.

6/ Những thành tựu văn hóa thời cổ đại:10'
*Phương Đông 
- Tìm ra lịch và thiên văn
-Chữ tượng hình
-toán học
- Kiến trúc
*Phương Tây: -Dương lịch,  hệ chữ cái a,b,c. Khoa học, kiến trúc.
7/ Đánh giá các thành tựu văn hóa lớn thời cổ đại:-

-Thời cổ đại loài người đạt được những thành tựu văn hóa rất phong phú, đa dạng trên nhiều lĩnh vực.  


4. Củng cố: Ôn tập lại toàn bộ các câu hỏi, tiết sau làm bài tập.

5.Dặn dò: Học theo nội dung câu hỏi Sgk, ôn cả 2 bài mở đầu tiết sau làm bài tập.

 Bài tập : Những năm sau đây thuộc thế kỷ nào, cách ngày nay bao nhiêu năm?

    Năm179 TCN,938,1418,1789,1815,1945, 2004.

E.Rút kinh nghiệm
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 25/9/2011
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Ngµygiảng :     
Phần 2
                                                      LỊCH SỬ VIỆT NAM

                            Chương1                       
                                               BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA

Tiết 8 - Bài 8 
                                    THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐấT NƯỚC TA.

A. MỤC TIÊU TOÀN CHƯƠNG: 
HS cần nắm những kiến thức về LSDT từ khi có con người xuất hiện trên đất nước ta. Nước ta là một trong những quê hương của loài người.. Đồng thời HS nắm được những giai đoạn phát triển của thời nguyên thủy trên đất nước ta.
- Bồi dưỡng cho HS có ý thức tự hào DT: Nước ta có quá trình PT lịch sử lâu đời.
*. Mục tiêu bài học:
  1.  Kiến thức:
    - Dấu tích Người tối cổ tìm thấy trên đất nước việt Nam: hang thẩm Khuyên, thẩm Hai
( Lạng sơn); Núi Đọ (Lạng Sơn); Núi Đọ (Thanh hóa ;Xuân lộc (Đồng Nai); công cụ ghè đẽo thô sơ
  -Dấu tích của Người tinh khôn được tìm thấy trên đất nước việt Nam( ở giai đoạn đầu : mái đá Ngườm- Thái Nguyên, Sơn Vi- Phú Thọ .Ở giai đoạn phát triển : hòa Bình, Bắc Sơn, Quỳnh Văn.
2. Tư tưởng:
    - Bồi dưỡng cho HS ý thức tự hào dân tộc: Nước ta có quá trình  phát triển lịch sử lâu đời.

     - HS biết trân trọng quá trình lao động của  cha ông ta để cải tạo con người , cải tạo thiên nhiên, phát triển sản xuất , xây dựng cuộc sống ngày càng phong phú& tốt đẹp hơn.

3. Kĩ năng: Rèn luyện cho HS biết  quan sát tranh ảnh lịch sử, rút ra nhận  xét & so sánh.

 B.Phương pháp:  Trực quan, kích thích tư duy, kể chuyện,so sánh.

 C. Chuẩn bị:

                         GV:  Lược đồ Việt nam, tranh về người nguyên thủy, bài soạn...

                          HS: Học bài cũ,tìm hiểu bài mới.

 D. Tiến trình lên lớp:
    1. ổn định lớp:
    2.Kiểm tra bài cũ: 
                                    Kể tên các quốc gia thời cổ đại?

    3 Bài mới:
Chúng ta  đã được tìm hiểu  về LSTG: xã hội nguyên thủy,các quốc gia cổ đại phương Đông, phương Tây,văn hóa cổ đại. Cũng như 1 số nước trên thế giới,nước ta cũng có 1 lịch sử lâu đời, cũng đã trải qua các thời kỳ xã hội nguyên thủy& xã hội cổ đại. Để hiểu được điều đó hôm nay chúng ta tìm hiểu.

	Hoạt động của GV& HS:
	

	 Hoạt động2:    pp vấn đáp, kt động não
*Mức độ kiến thức cần đạt
Khái niệm "dấu tích", đặc điểm của người tối cổ.

Tổ chức thực hiện

   - Gọi hs đọc mục1 sgk (trang22,23)

 ? Nước ta xưa kia là 1vùng đất như thế nào?

  -Hs: Vùng núi rừng rậm rạp,nhiều sông suối , hang động, vùng ven biển dài,khí hậu 2 mùa nóng lạnh rõ rệt,thuận lợi cho con người, cây cỏ& muông thú sinh sống

 ?Tại sao thực trạng cảnh quan đó  lại rất cần thiết đối với người nguyên thủy?(Thảo luận)

  -Hs: họ sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên.

  -Gv: Khoảng từ những năm 1960 đến nay các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra nhiều di tích của Người tối cổ ở Việt nam.

 ?Người tối cổ là người như thế nào?

    -Hs: Cách đây khoảng 4->5 triệu năm,1loài vượn cổ  từ trên cây chuyển xuống đất kiếm ăn,biét dùng  hòn đá  ghÌ vào nhau để đào bới thức ăn.-> Đánh dấu Người tối cổ ra đời.

   + Họ sống thành từng bầy  trong các hang động,sống bằng hái lượm &săn bắt .Cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào tự nhiên.

? Di tích của Người tối cổ tìm thấy  ở đâu trên đất nước ta?

-Hs: Trả lời .-> GV tóm tắt& ghi bảng.

 Cách đây 40- 30 vạn năm.

+ ở hang Thẩm Khuyên,Thẩm hai(Lạng Sơn) tìm thấy những chiếc răng của Người tối cổ.

+ Núi đọ (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện  nhiều công cụ đá ghÌ đẽo thô sơ.

-Gv: H/dẫn hsxem h18Sgk  giải thích về răng của Người tối cổ. 

? Ngoài di  ở Lạng sơn Người tối cổ còn cư trú ở đâu trên đất nước ta?

  -Hs: Dựa vào Sgk trả lời-> Gv tóm tắt &ghi bảng.

- Gvkết luận: Như vậy chúng ta có thể khẳng đinh: Việt Nam là 1trong những quê hương cuả loài người.

  -Gv:H/dẫn Hs xem lược đồ H 26Sgk & hỏi: Em có nhận xét gì về địa điểm sinh sống của Người tối cổ trên đất nước ta?

  -Hs: Người tối cổ  sinh sống trên mọi miền  đất nước (B-> N) tập trung chủ yếu  ở Bắc bộ& Bắc trung bộ.

 Gv chuyển tiếp .

  Hoạt động2:

*Mức độ kiến thức cần đạt

HS ghi nhớ đặc điểm người tinh khôn, dấu tích của người tinh khôn 

Tổ chức thực hiện: GV đặt câu hỏi

? Người tối cổ trở thành Người tinh khôn từ bao giờ trên đất nước Việt nam?

  -Hs:  Dựa vào SGK trả lời.

? Người tinh khôn khác người tối cổ như thế nào? 

   -Hs:+ Không sống theo bầy, sống  từng nhóm nhỏ,có họ hàng gần  gũi với nhau gọi là thị tộc.

      + Dáng thẳng,xương cốt nhỏ,đôi tay khéo léo, óc phát triển...

      + Cải tiến công cụ lao động.

? Dấu tích  của người tinh khôn được tìm thấy ở đâu?

  _Hs: Trả lời,Gv tóm tắt & ghi bảng.

? Người tinh khôn sống như thế nào?

-Hs: Họ cải tiến dần việc chế tác công cụ đá.

  -Gv:cho hs xem 1số hiện vật cổ.-> Nhận xét.

  ->Nguồn thức ăn kiếm được nhiều hơn, cuộc sống ổn định hơn.

  -Hoạt động3:

*Mức độ kiến thức cần đạt

HS nhận biết và ghi nhớ dấu tích của người tinh khôn được tìm thấy trên đất nước VN ở giai đoạn pt.

Tổ chức thực hiện: GV đặt câu hỏi
? Những dấu tích của Người tinh khôn  được tìm thấy  ở những địa phương nào trên đất nước ta?

 _Hs;Trả lời, Gv chỉ trên lược đồ&ghi bảng.

  _Gv: H/dẫn Hs xem H21,22,23 so sánh với H20. Em có nhận xét gì về những công cụ này?

  -Hs: Công cụ bằng đá  phong phú đa dạng hơn, hình thù gọn hơn, họ biết mài lưỡi cho sắc ,rìu có tay cầm. NGoài ra còn có 1số công cụ bằng xương,bằng sừng.Đặc biệt đồ gốm xuất hiện.

? Em có nhận xét gì về quá trình phát triển của người tinh khôn?


	1/ Những dấu tích của Ngươiì tối cổ được tìm thấy ở đâu?

-Cách đây 40- 30 vạn năm.

+ ở hang Thẩm Khuyên,Thẩm hai(Lạng Sơn) tìm thấy những chiếc răng của Người tối cổ.

+ Núi đọ (Thanh Hóa), Xuân Lộc (Đồng Nai) phát hiện  nhiều công cụ đá ghÌ đẽo thô sơ.

=> Việt Nam  là 1trong những quê hương của loài người.

2/Giai đoạn đầu, người tinh khôn sống như thế nào?
-Cách đây 3 -2 vạn  năm Người tối cổ  chuyển dần thành Người tinh khôn.

- Di tích tìm  thấy ở mái đá Ngườm

(Thái nguyên),Sơn Vi(Phú thọ)& nhiều nơi khác :Lai châu,Sơn la,Bắc giang, Thanh hóa,Nghệ an.

  - Họ cải tiến dần  việc chế tác công cụ

đá:ghè đẽo thô sơ đến hình thù rỏ ràng.

  => Nguồn thức ăn kiếm được nhiều hơn,cuộc sống ổn định hơn.

3/ Giai đoạn phát triển Người tinh khôn có gì mới?

 -Họ sống ở Hòa b×nh,B¾c s¬n(L¹ng s¬n),Quúnh v¨n(NghÖ an),H¹ long(Qu¶ng ninh),Bµu trã (Q/ bình).

 -Cách đây 12000 -4000 năm.

-Công cụ đá phong phú,đa dạng:rìu mài lưỡi...

 -Biết dùng tre,gỗ,sừng,xương làm công cụ&đồ dùng cần thiết.

 -đặc biệt  họ biết làm đồ gốm.

 =>Đây là bước nhảy vọt thứ 2,con người phát tiển cao hơn một bước.  


4.Củng cố:Thời nguyên thủy trên đất nước ta phát triển qua mấy giai đoạn? Người nguyên thủy đã có những tiến bộ gì? Gv có 1bài tập trắc nghiệm gọi Hs lên làm.

5.Dặn dò: học bài cũ theo câu hỏi cuối bài.

  -Làm bài tập : Giải thích câu nói của Bác Hồ ở cuối bài.

  -Tìm hiểu bài mới: Dựa vào các câu hỏi SGK trả lời vào vở soạn.

E. Rút kinh nghiệm   

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Ngày soạn:  30/9/2011
                                                                       

Ngµygiảng :   
TiÕt 9
ĐỜI SỐNG CỦA NGƯỜI NGUYÊN THUỶ 
TRÊN ĐẤT NƯỚC TA

  A. Mục tiêu bài học:

 Kiến thức:

   -Giúp Hs hiểu được ý nghĩa  quan trọng của những đổi mới trong đời sống vật chất của người việt cổ thời kỳ văn hóa Hòa Bình-Bắc Sơn.

   -Hs hiểu được tổ chức xã hội  đầu tiên của người nguyên thủy & ý thức nâng cao đời sống tinh thần của họ.

 Tư tưởng: Bồi dưỡng cho Hs ý thức về lao động & tinh thần cộng đồng.

 Kĩ năng: Bồi dưỡng kĩ năng quan sát tranh ảnh, hiện vật,rút ra nhận xét so sánh.

B.Phương pháp: Trực quan, kích thích tư duy,kể chuyện,so sánh.

C. Phương tiện:
 * Chuẩn bị của GV: Tranh ảnh, bản đồ Việt Nam,1số tư liệu, bài soạn.

 * Chuẩn bị của HS: Học bài cũ,tìm hiểu bài mới: Dựa vào các câu hỏi ở sgk tự trả lời. Tìm đọc LSVN bằng tranh tập1.

 D/ Tiến trình lên lớp:

  1.ổn định lớp:
  2..Kiểm tra bài cũ: Thời nguyên thủy trên đất nước ta trải qua mấy giai đoạn?So sánh rìu mài lưỡi so với rìu ghÌ đẽo?


Đáp án: Thời nguyên thủy trải qua hai giai đoạn:
   + Người tối cổ( sống cách đây hàng triệu năm)

    + Người tinh khôn ( Sống cách đây hàng vạn năm)

 So với rìu mài đá, rìu mài lưỡi sắc ở phần lưỡi để đào bới thức ăn dễ hơn.
3/ Bài mới:

     Giới thiệu  bài: Thời nguyên thủy trên đất nước ta là giai đoạn mở đầu lịch sử nước ta. Đời sống vật chất & tinh thần  của người nguyên thủy như thế nào? Hôm nay chúng ta tìm hiểu.  

	               Hoạt động của GV & HS
	           Nội dung bài học

	Hoạt động 1: pp vấn đáp, kt động não.

*Mức độ kiến thức cần đạt:

HS nhận biết được sự phát triển của Người tinh khôn so với người tối cổ về đời sống vật chất 
*Tổ chức thực hiện: Gvgọi hs đọc phần1 và yc hs làm việc theo nhóm. 

? Nêu sự tiến bộ về công cụ lao động & SX từ thời Sơn Vi đến thời Hoà Bình-Bắc sơn?

-Hs: 1 nhóm trình bày ,các nhóm khác bổ sung , nhận xét.

 ? Cho hs xem các công cụ lao động & hỏi công cụ chủ yếu làm bằng gì?

-Hs: Công cụ bằng đá.

? Công cụ củ người Sơn Vi chế tác như thế nào?

-Hs: Họ chỉ biết ghÌ đẽo các hòn cuội ven suối để làm rìu.

? Đến thời Hoà Bình-Bắc Sơn công cụ chế tác như thế nào?

-Hs:+ Họ đã biết mài đá, chế tác nhiều công cụ khác nhau: Rìu mài vát 1 bên lưõi, có chuôi tra cán, chày.

 + Họ còn biết dùng tre, gỗ, sừng làm công cụ & đồ dùng cần thiết.

 + Họ còn biết làm đồ gốm.

- Gv: Sơ kết & ghi bảng.

GV cho hs thảo luận

? cho hs xem công cụ bằng gốm & hỏi việc làm đồ có gì khác so với làm công cụ  bằng đã? Đồ gốm ra đời có ý nghĩa gì?(Thảo luận).

-hs: Đồ gốm  làm bằng đất sét, qua quá  trình nhào nặn thành các đồ đựng rồi đem nung  cho khô cứng.Công cụ Sx được cải tiến, đời sống người nguyên thuỷ được nâng cao. 

? Những điểm mới về Sx của thời Hoà Bình-Bắc Sơn?

-Hs: Dựa vào SGK trả lời.

-Gv: Tóm tắt & ghi bảng.

?  ý nghĩa của việc trồng trọt & chăn nuôi ?

-Hs: Chứng tỏ con người có thể tự tạo ra lương thực, thực phẩm, cuộc sống ổn định hơn, ít phụ thuộc vào thiên nhiên.

-Gv: Người nguyên thuỷ sống ở đâu?

-Hs: Trả lời.Gv sơ kết & chuyển mục.

Hoạt động 2:  pp vấn đáp, kt động não.

*Mức độ kiến thức cần đạt:
HS nhận biết được sự phát triển của Người tinh khôn so với người tối cổ  , tổ chức xã hội .

*Tổ chức thực hiện
-Gv: Gọi Hs đọc mục 2 SGK & hỏi: Người nguyên thuỷ ở Hoà Bình-  Bắc Sơn sống như thế nào?

-Hs: Họ sống thành từng nhóm nhỏ ở  vùng thuận tiện. Họ định cư lâu dài ở 1 số nơi.

-Gv: Quan hệ xã hội của người Hoà Bình-Bắc Sơn như thế nào?

-Hs: Dựa vào SGK trả lời.

-Gv: Giải thích thêm về chế độ mẫu hệ 
-Gv: Hiện nay trong nhà các em ai làm chủ gia đình?

-Hs: Tự liên hệ.

Hoạt động 3:  pp vấn đáp, kt động não.

*Mức độ kiến thức cần đạt:
HS nhận biết được sự phát triển của Người tinh khôn so với người tối cổ đời sống tinh thần.

*Tổ chức thực hiện;
-Gv: H/d HS xem  hình 26 ,27 SGK  

( Mẫu vật đồ trang sức) & đặt câu hỏi: Ngoài lao đông SX người HB -BS còn biết làm gì?

-Hs: Họ biết làm đồ trang sức.

-Gv: Đồ trang sức được làm bằng gì?

-Hs: Những vỏ ốc được xuyên lỗ,vòng đeo tay bằng đá, chuỗi hạt bằng đất nung…

-Gv: Theo em đồ trang sức xuất hiện có ý nghĩa gì?

-Hs: Cuộc sống vật chất ngày càng ổn định, cuộc sống tinh thần càng phong phú hơn.Họ có nhu cầu làm đẹp.

-Gv: H/dẫn Hs xem hình 27 SGK & giải thích: Quan hệ thị tộc ( mẹ con, anh em) & tín ngưỡng của người nguyên thuỷ được thể hiện.

-Gv: Theo em việc chôn công cụ lao động theo người chết nói lên đều gì?

-Hs: Chứng tỏ cuộc sống tinh thần phong phú hơn, họ quan niệm người chết sang thế giới bên kia cũng phải lao động & họ đã có sự phấn biệt giàu nghèo.

-Gv: Sơ kết & ghi bảng.


	1.Đời sống vật chất:

- Người nguyên thuỷ luôn cải tiến công cụ lao động. Những hòn cuội ghề đẽo thô sơ đến mài lưõi, biết làm đồ gốm.

-Họ biết trồng trọt & chăn nuôi.

2. Tổ chức xã hội:

- Họ sống thành từng nhóm ở 1 nơi ổn định.

-Tôn người mẹ lớn tuổi nhất làm chủ. Đó là thời kỳ thị tộc mẫu hệ.

3.Đời sống tinh thần:

-Họ biết làm đồ trang sức.

-Biết thờ cúng vật tổ.

-Chôn công cụ SX theo người chết.

=>Đời sống của người nguyên thủy phát triển khá cao về các mặt. Xã hội bắt đầu có sự phân hoá.




IV.Củng cố bài học:

 -Những điểm mới trong  đời sống vật chất & xã hội của người nguyên thủy ở Hòa Bình -Bắc Sơn. 

  -Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì?

   -Gv chuẩn bị 1bài tập trắc nghiệm gọi Hs lên bảng làm.

V. Dặn dò, hướng dẫn:

   - Học bài  cũ dựa vào những câu hỏi Sgk.

   - Tìm hiểu bài mới ;Những chuỷên biến trong đời sống kinh tế. Suy nghĩ  sự đổi thay về đời sống kinh tế  của con người thời kỳ luyện kim ra đời.

  -Tìm đọc LSVN bằng tranh tập1. Ôn tập các bài học từ đầu năm h sau kt 1 tiết. 
E.Rút kinh nghiệm
...................................................................................................

Ngày soạn:  2/10/2010
                                                                            Tiết10:                                                                                    

Ngµygiảng :    11/2010           

 
KIỂM TRA 1 TIẾT                              
  A.Mục tiêu:

   -Giúp HS khái quát ,kiểm tra lại những kiến thức đã học.

   -Giúp HS nâng cao tư duy,phát triển tính tích cực ,độc lập sáng tạo trong học tập.

  - Rèn luyện ý thức tự giác , sự vươn lên  trong học tập.

   B Phương pháp:   Viết (Lý thuyết) bài tập ( trắc nghiệm)

   C. Chuẩn bị của GV & HS:

    GV: Ra đề& đáp án.

    HS: Ôn tập, học kĩ các phần GV đã hướng dẫn.

   D.Tiến trình lên lớp:

 Đề bài :
Phần I: Trắc nghiệm
   Câu 1:( 2 điểm)  Hãy trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đầu đáp án đúng nhất: 

1.Các quốc gia cổ đại phương Đông có ngành kinh tế chính là:


A. Nông nghiệp 



B. Thủ công nghiệp.


C. Thương nghiệp



D.Săn bắn.

2. Xã hội cổ đại phương Tây có những giai cấp cơ bản là:


A. Chủ nô - nông dân


B. Quý tộc - nông dân


C. Chủ nô - tăng lữ



D. Chủ nô -  nô lệ.

3. Lực lượng chính trong xã hội cổ đại phương Đông là:


A. Nô lệ




B. Quý tộc


C. Nông dân 



D. Chủ nô

4. Kim tự tháp là công trình kiến trúc của:


A. Người Lường Hà 


B. Người Ai Cập



C. Người ấn Độ



D. Người Trung Quốc

Câu 5: (0,5 điểm) Hãy nối những đặc điểm cơ thể sau với người tối cổ họăc người tinh khôn cho phù hợp: 








          a. Hai tay được giải phóng


1. Người tối cổ




b. Hai tay khéo léo


2. Người tinh khôn



          c. Hộp sọ và thể tích não lớn

                                                                                  d.  Hộp sọ và não nhỏ

II. Phần Tự luận




 


Câu 1: Hãy nêu những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông ?
Câu 2: Trình bày những điểm mới trong đời sống vật chất của người nguyên thuỷ thời Hoà Bình - Bắc Sơn - Hạ Long. 

   II/ Đáp án:  
Phần trắc nghiệm :

  Câu 1 A , câu 2 D , câu 3 C , câu 4B , câu 51a , d  câu 5- 2b,c
 Phần tự luận  : (8 điểm)
 Câu 1: (4 điểm)

Những thành tựu văn hóa lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông

   -Thiên văn và lịch ra đời sớm do nhu cầu sx nông nghiệp.

Chữ viết: chữ tượng hình( Ai Cập, Trung Quốc, Lưỡng Hà)

-Toán học: Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, rất giổi hình học đặc biệt họ tìm ra số Pi=3,1416.

 L.HÀ giỏi về số học để tính toán, ấn Độ tìm ra số 0.

Kiến trúc:

+ Kim tự Tháp (Ai Cập)

+ Thành BaBi Lon ( L.HÀ).

Câu 2: (4 điểm)
Những điểm mới trong đời sống vật chất của người nguyên thuỷ 
- Người nguyên thuỷ luôn cải tiến công cụ lao động. Những hòn cuội ghề đẽo thô sơ đến mài lưõi, biết làm đồ gốm.

-Họ biết trồng trọt và  chăn nuôi.

 Tổng điểm cảu toàn bài là 10( gồm phần trắc nghiệm và tự luận )
  III/ Thu bài : Kiểm tra số lượng bài
IV/ Dặn dò: 
Tìm hiểu bài mới: Những chuyển biến về xã hội. Suy nghĩ  và trả lời các câu hỏi SGK:   Kinh tế, xã hôị có gì mới? Trình độ SX của nền văn hóa Đông Sơn?                           
E.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn : 20 /10/2011
                                                                                                 Tiết11                                                                                    

Ngày  giảng : 24/10/2011          
Ch­¬ngII
                                 THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC VĂN LANG ÂU LẠC

                                                           Tiết 11 - Bài 10
                           NHỮNG CHUYỂN BIÊN TRONG ĐỜI SỐNG KINH TẾ

 A.Mục tiêu toàn chương: 
HS cần nắm được:

-  Những nét nổi bật của thời kì dựng nước và giữ nước đầu tiên của DT ta

HS thấy được DTVN là người chủ tự nhên và muôn thuở của nước VN.

* Mục tiêu bài hoc:                    
  Học sinh hiểu được:

   1.Kiến thức: 
     -Những chuyển biến lớn,có ý nghĩa  của nền kinh tế  nước ta.

    + Công cụ cải tiến (Kĩ thuật  chế tác đá  tinh xão hơn.)

    + Nghề luyện kim xuất hiện (công cụ bằng đồng), năng suất lao động tăng nhanh.

    + Nghề nông trồng lúa  nước ra đời làm cho cuộc sống con người  ổn định hơn.    

  2.Tư tưởng:  Giáo dục các em tinh thần sáng tạo trong lao động.

  3. Kĩ năng: Tiếp tục  bồi dưỡng cho HS kĩ năng nhận xét,so sánh,giải thích.
 B.Phương pháp: Trực quan, kích thích tư duy,so sánh,giải thích.

 C. Chuẩn bị :
 GV:  Bài soạn, tranh ảnh,bản đồ Việt nam,tài liệu,mẫu vật...

  HS:  Học bài cũ, tìm hiểu bài mới dựa vào các câu hỏi Sgk suy nghĩ và trả lời. Tìm đọc LSVN bằng tranh tập1,2.

D.Tiến trình lên lớp:

1. ổn định lớp: 1'
 2..Kiểm tra bài cũ: 5'

Hãy nêu những điểm mới trong đời sống vật chất, xã hội  của người nguyên thủy thời kỳ văn hóa Hòa Bình-Bắc Sơn?

3. Bài mới:  Giới thiệu bài mới:  pp thuyết trình
Trong buổi đầu lịch sử nước ta, người Việt cổ không ngừng  cải tiến công cụ để nâng cao năng suất lao động. Trong quá trình phát triển  đó  họ  đã từng bước mở rộng  vùng cư trú, tìm nơi thuận  lợi để định cư lâu dài. Đó là thời điểm hình thành những chuyển biến lớn về kinh tế. để biết được điều đó hôm nay chúng ta tìm hiểu. 
	                    Hoạt động của GV&HS:
	        Nội dung  bài học:

	Hoạt động1: HĐ cả lớp/ nhóm  
 pp vấn đáp, kt động não.
Mức độ kiến  thức cần đạt:
HS nhận biết được trình độ sản xất, công cụ của người Việt cổ .HS và ghi nhớ người Việt cổ đã phát minh ra Thuật luyện kim. 
? Địa bàn cư trú  của người Việt cổ trước đây ở đâu? Sau  đó  mở rộng ra sao?

HS: Trước đây là ở vùng chân núi,thung lũng, ven sông,suối.Sau đó 1số người chuyển xuống đồng bằng, lưu vực những con sông lớn để sinh sống với nghề nông nghiệp.
? H/dẫn Hs xem H28,29,30 thảo luận: theo em  có những công cụ & đồ dùng g×?So sánh với thời trước .

1 nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung.   

Những công cụ trên đã được các nhà khảo cổ tìm thấy ở đâu? Thời gian xuất hiện?

- Hs:  Dựa vào Sgk (trang31) trả lời.

- Gv: So với công cụ của thời nguyên thủy  buổi đầu em có nhận xét gì về trình độ sản xuất công cụ này?

- Gv: Chuyển tiếp :Từ trình độ cao của kỹ thuật chế  chế tác công cụ & làm đồ gốm, con người đã  tiến thêm một bước căn bản là phát minh ra thuật luyện kim.

-Gv: Gọi Hs đọc mục 2Sgk & hỏi:
 ? Cuộc sống của người Việt cổ ra sao?

   -Hs: Cuộc sống của người Việt cổ ngày càng ổn định hơn, xuất hiện những làng bản ở ven các con sông lớn với nhiều thị tộc khác nhau.

? ĐÓ định cư lâu dài, con người cần làm gì?

  -Hs:Trả lời - Gv tóm tắt &ghi bảng.

? Công cụ  được cải tiến sau đồ đá là gì?

  -Hs :Đồ đồng.

? Đồ đồng xuất hiện như thế nào?

   -Hs: Trả lời.

 -Gv: Giải thích thêm: Đồng được lọc từ quặng, khi phát hiện ra kim loại đồng,người ta nung đồng nóng chảy ở nhiệt độ từ 800- 1000 độ C, sau đó dùng khuôn đúc đồng(bằng đất sét) rót vào khuôn để tạo ra công cụ hay đồ dùng theo ý muốn : rìu đồng,cuốc đồng,liềm đồng 

  -Gv:Cho Hs xem 1số hiện vật cổ bằng đồng-> Em         có nhận 
xét gì về những công cụ nà
-Gv: thuật luyện kim ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của người Việt cổ?( Thảo luận).

   -Gv: chuyển tiếp  ;Công cụ kim lọai ra đời con người không ngừng mở rộng SX, nâng cao năng suất lao động& ngành trồng trọt được xuất hiện với nghề nông trồng lúa.

Hoạt động2: 
Mức độ kiến  thức cần đạt:

Hs hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự ra đời nghề nông trồng lúa nước .

Tổ chức thực hiện;

  -Gv: Gọi Hs đọc mục 3 Sgk 
? Những dấu tích nào chứng tỏ người Việt cổ đã phát minh ra nghề nông trồng lúa nước?

  -HS: Theo các nhà khoa học:

  -Gv sơ kết :Cây lúa  trở thành cây lương thực chính ở nước ta. Nghề nông nguyên thủy ra đời ,gồm 2 ngành chính: trồng trọt & chăn nuôi.

  ? Qua sự tích Bánh Chưng bánh giầy em rút ra được kiến thức gì về lịch sử? 

 -Hs nhận xét.
? Theo em,vì sao từ đây con người  có thể định cư lâu dài ở  đồng bằng ven sông lớn?

  -Hs: -Họ có nghề trồng lúa nước, công cụ SX được cải tiến (đồ đồng),của cải vật chất ngày càng nhiều hơn,điều kiện sống tốt hơn.Cho nên họ có thể định cư lâu dài.

  -Gv: sơ kết toàn bài:
	1.Công cụ sản xuất được cải tiiến và Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào? 20'
- Rìu đá có vai, mài nhẵn 2 mặt.

 - Bàn mài đá và mảnh cưa đá.

 - Công cụ bằng xương,sừng nhiều hơn

 - Đồ gốm xuất hiện 

  Xuất hiện chì lưới bằng đất nung,(đánh cá).

  -Đồ trang sức (vòng tay,vòngcổ bằng đá,bằng vỏ ốc)

=> Trình độ SX công cụ được phát triển cao.

- Để định cư lâu dài,con người cần phải phát triển SX nâng cao đời sống,muốn vậy phải  cải tiến công cụ lao động.

 -Nhờ sự phát triển của nghề làm gèm,ng­êi Phùng Nguyªn,Hoa Lộc đã tìm thấy các quặng kim loại .Quặng đồng được tìm thấy đầu tiên thuật luyện kim ra đời. Đồ đồng xuất hiện.

=> Năng suất lao động cao hơn, của cải dồi dào hơn. Cuộc sống  ngày càng ổn định hơn.

2. Nghề nông trồng lúa nước ra đời ở đâu và thời gian nào?

  -Nước ta là một trong những  quê hương của cây lúa hoang.

  - Với công cụ (đá,đồng),cư dân Việt cổ sống định cư ở đồng bằng,ven sông lớn, họ đã trồng được các loại rau,củ  đặc biệt là cây lúa. Nghề nông trồng lúa nước ra đời.

 -Người Việt cổ đã tạo ra 2 phát minh lớn: thuật luyện kim và nghề  nông trồng lúa nước.Cuộc sống ổn định hơn.


4..Củng cố bài: Gv gọi Hs trả lời các câu hỏi cuối bài:

  - Hãy điểm lại những nét mới  về công cụ Sx & ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim?

   - Theo em sự ra đời nghề nông trồng lúa có tầm quan trọng như thế nào?

   Sự đổi thay trong đời sống  của con người  thời kỳ Phùng Nguyên so với thời kỳ Hòa Bình- Bắc Sơn?

  5.Dặn dò - hướng dẫn: Học bài cũ dựa vào những câu hỏi cuối bài.

  - Làm bài tập (Sách bài tập)& bài 2 Sgk trang 32.

 E.Rút kinh nghiệm:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn : 28 /10/2010
                                                                           Tiết12:                                                                                    

Ngày giảng :  23,27 /11/2010           
                                       NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ XÃ HỘI

 A. Mục tiêu:  

  Kiến thức: HS hiểu được:  

    - Kinh tế phát triển, xã hội nguyên thủy đã có nhiều chuyển biến, trong xã hội có sự phân công lao động giữa đàn ông & đàn bà.

    -Chế độ  mẫu hệ chuyển sang phụ hệ.

   -Trên đất nước ta nảy sinh những vùng văn hóa lớn, chuẩn bị bước sang thời kì dựng nước (đặc biệt thời kì văn hóa Đông Sơn)

 Kĩ năng:  Bồi dưỡng cho Hs kĩ năng nhận xét, so sánh & sử dụng bản đồ.

 Tư tưởng:  Bồi dưỡng cho Hs ý thức về cội nguồn dân tộc.

 B. Phương pháp :  Kích thích tư duy,  sử dụng bản đồ, so sánh,trực quan.   

C.  Chuẩn bị 
GV:  Bản đồ Việt nam, tranh ảnh, hiện vật phục chế, bài soạn ,Sgk,SGv, tài liệu,1số bài tập trắc nghiệm.

HS: - Đọc & tìm hiểu bài mới dựa vào những câu hỏi sgk  . Tìm tranh ảnh có liên quan đến bài học.

D.Tiến trình lên lớp:

 I .ổn định lớp:

 II. Kiểm tra bài cũ:  
 ? Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của người nguyên thủy.
? Những  nét mới về công cụ sản xuất và kĩ thuật luyện kim của thời kì văn hóa Phùng Hưng ?

 II.Bài mới :

Giới thiệu bài : Hoạt động 1(1 phút)
Pp thuyết trình: Với sự xuất hiện kim loại đồng & nghề nông trồng lúa nước cho nên kinh tế có nhiều chuyển biến, kéo theo sự  chuyển biến về xã hội . Xã hội có những chuyển biến gì ? Hôm nay chóng ta tìm hiểu.

 B. Phương pháp :  Kích thích tư duy, sử dụng bản đồ, so sánh,trực quan.   

C.Chuẩn bị : 

GV: Bản đồ Việt nam, tranh ảnh, hiện vật phục chế, bài soạn ,Sgk,SGv, tài liệu,1số bài tập trắc nghiệm.

- Đọc & tìm hiểu bài mới dựa vào những câu hỏi sgk  . Tìm tranh ảnh có liên quan đến bài học.

D.Tiến trình lên lớp:

I.ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:  
III.Bài mới :

  Với sự xuất hiện kim loại đồng và nghề nông trồng  lúa nước cho nên kinh tế có nhiều chuyển biến, kéo theo sự  chuyển biến về xã hội . Xã hội có những chuyển biến gì ? Hôm nay chúng ta tìm hiểu.

	         Hoạt động của GV & HS:
	   Nội dung bài học:

	Hoạt động 2: (13’)    pp vấn đáp, kt động não.
Mức độ kiến  thức cần đạt:

Hs nhận biết được những chuyển biến xã hội .

Tổ chức thực hiện;

Gv: Gọi hs đọc mục 1 Sgk,cho Hs xem những hiện vật 
? Em có nhận xét gì về việc đúc 1công cụ  đồng hay làm 1đồ gốm so với làm 1công cụ bằng đá?

- Đúc một công cụ đồng phức tạp h¬n,cÇn kỹ thuật cao hơn.

? Vậy đúc một công cụ đồng có phải ai cũng làm được không?

 - Không, việc đúc 1công cụ đồng không có chuyên môn không làm được.

? Có phải trong xã hội ai cũng biết đúc đồng?

- Chỉ có 1 số người biết luyện kim.

?Khi Sx phát triển, số người lao động ngày càng tăng,mọi người phải lo việc ngoài đồng,vừa  lo rèn đúc công cụ đồng được không?

- Không,mà phải phân công nhau làm.

 -Gv Sơ kết 

?Sản xuất phát triển , người nông dân  vừa lo việc đồng áng,vừa lo việc nhà được không?

-Như vậy thì rất vất vả,cho nên cần phải có phân công lao động trong nhà & ngoài đồng.

? Ai làm việc  trong nhà, ai làm việc ngoài đồng?

   (Liên hệ ở gia đình các em)

  -Gv: Khẳng định theo truyền thống của dân tộc ta,đàn ông làm những việc nặng nhọc, đàn bà lo công việc trong nhà nhẹ nhàng,tỉ mỉ hơn. Đây là bước chuyển biến quan  trọng,thúc đẩy kinh tế phát triển.

GV chuyển mục.

Hoạt động 3: (13)’   pp vấn đáp, kt động não.
Mức độ kiến  thức cần đạt:

? Với sự phát triển sản xuất & phân công lao động xã hội có gì mới?

 ?Trong thị tộc bộ lạc lúc này công việc nặng nhọc ai làm là chính?

-Hs: Đàn ông làm những công việc nặng nhọc vì họ có sức khỏe hơn. 

Chính vì thế vai trò của họ ngày càng cao.

? Thế nào là chế độ phụ hệ?

-Hs: Xem người cha làm chủ, con cái theo cha, người cha dần dần trở thành chủ gia đình, chủ thị tộc.

 -Gv: ở bài trước các em đã học, khi họp thành thị tộc thì phải có người đứng đầu, 1bà mẹ làm chủ.Vậy khi nhiều thị tộc họp lại thành làng bản thì làm thế nào?
-Hs: Làng bản cũng phải có người đứng đầu để giải quyết mọi việc nhưng do mọi người bầu lên(Có quyền chỉ huy sai bảo trong xã hội & được chia phần lớn hơn người khác).

-Gv Tại sao ở thời kỳ này ,trong 1số ngôi mộ chôn theo công cụ & đồ trang sức số lượng khác nhau?

  -Hs: Xã hội có sự phân hóa rõ nét.

GV giải thích thêm và  chuyển mục.

   Hoạt động 3: (10’)    pp vấn đáp, kt động não.
Mức độ kiến  thức cần đạt:

-Gv gọi hs đọc đoạn 1 mục 3 & hỏi: Bước phát triển mới  về xã hội đã nảy sinh như thế nào?

  -Hs trả lời Gv tóm tắt.

 -Gv: Những nền văn hóa lớn  ra đời ở đâu?

  Gv Treo lược đồ ,chỉ cho hs rõ & khẳng định: Cơ sở văn hóa phát triển đều khắp trong cả nước. Tuy nhiên khu vực  phát triển tập trung hơn là văn hóa Đông Sơn.

? Nền văn hóa Đông Sơn hình thành  trên những vùng nào? chủ nhân của nó là ai?

  Hs: Chủ yếu ĐB sông Hồng, sông Mã,sông Cả. Chủ nhân là người Lạc Việt.

 ? Những công cụ nào  góp phần tạo nên chuyển biến xã hội?

 Gv: cho hs xem 1 số hiện vật phục chế.Rút ra nhận xét Công cụ đồng thay thế công cụ đá,lưỡi cày đồng,cuốc,liềm .Cuộc  sống của người Lạc Việt ổn định hơn nhiều.


	1. Sự phân công lao động đã được hình thành như thế nào?

 -Thủ công nghiệp tách khỏi nông

nghiệp.

  -Sự phân công lao động hình thành.

  + Phụ nữ: Lo việc nhà, làm gốm, dệt vải,tham gia Sx.

   + Namgiới:1phần đi săn, đánh cá,1 phần chuyên làm nghề thủ công. 

2. Xã hội có gì mới?

- Cuộc sống ổn định hơn dân số tăng, nhiều làng bản ra đời.

  -Nhiều làng,bản (thị tộc) họp nhau thành bộ lạc.

-Chế độ phụ hệ ra đời.

- Của cải dư thừa -> Xã hội phân biệt giàu nghèo rõ nét.

3. Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào?
  - Từ thế kỉ VII đến thế kỉ I TCN nước ta hình thành các trung tâm  văn hóa lớn: Oc eo ở Tây nam bộ, Sa huỳnh ở Nam trung bộ và  Đông Sơn ở Bắc bộ,Bắc trung bộ. 

-Văn hóa Đông Sơn phát triển ,đồ đồng thay thế đồ đá: Lưỡi cày đồng,liềm ,lưỡi giáo...

 =>. Văn hóa Đông sơn chủ 

nhân của nó là người Lạc việt, cuộc sống của con người đã có phần ổn định.




V.Củng cố bài hoc:

-  Gv sơ kết bài học: Trên cơ sở những phát minh lớn trong kinh tế,quan hệ xã hội có những chuyển biến,tạo điều kiện hình thành những khu văn hóa lớn:óc eo,Sa Huỳnh &đặc biệtlà văn hóa Đông Sơn ở vùng Bắc bộ &bắc trung bộ mà cư dân gọi chung là người Lạc Việt.

? Những hình thức phân công lao động chính là gì?

?  Quan hệ xã hội có gì đổi mới?

? Em hiểu gì về văn hóa Đông Sơn?

 ? GV chuẩn bị 1bài tập trắc nghiệm ở bảng phụ gọi hs lên bảng làm.

V. Dặn dò, hướng dẫn: -Ôn bài cũ theo câu hỏi Sgk.

·  Đọc & tìm hiểu bài mới: Nhà nước Văn Lang: Tìm đọc truyền thuyết   Sơn Tinh -Thủy Tinh,Thánh Gióng, tìm hiểu vì sao nước ta lấy ngày 10 /3 âm lịch làm ngày giỗ tổ Hùng Vương?.

· Hình thành & nhận xét sơ đồ tổ chức của nhà nước HùngVương.

  Bài tập ở nhà:+ Làm bài tập 3 trang 35sgk.

                        + Lập bảng tóm tắt  các vùng lảnh thổ đã hì
 E.Rút kinh nghiệm
...........................................................................
Ngày soạn :  28/10/2010
                                                                           Tiết13:                                                                                    

Ngày giảng :     /12/2010           
                                            NƯỚC VĂN LANG

 A.  Mục tiêu 
Kiến thức:  HS cần nắm được:

     -Những nét cơ bản  về điều kiện hình thành  nhà nước Văn Lang.

     -  Nhà nước Văn Lang là nhà nước đầu tiên trong lịch sử nước nhà, tuy còn sơ khai  nhưng đó là1 tổ chức quản lý đất nước bền vững,đánh dấu giai đoạn  mở đầu thời kỳ dựng nước.

Tư tưởng:  Bồi dưỡng cho HS lòng tự hào dân tộc:Nước ta có  lịch sử lâu đời,đồng thời giáo dục cho các em có tình  cảm cộng đồng.

Kĩ năng:  Bồi dưỡng kĩ năng nhận xét,đánh giá các sự kiện lịch sử & kĩ năng vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước sơ khai.

 B.Phương pháp:

   -   Đồ dùng trực quan,kích thích tư duy,kể chuyện.

 C. Chuẩn bị 
GV: Bản đồ, sơ đồ tổ chức nhà nước,Sgk,Sgv,bài soạn. 

HS: Học bài cũ, tìm đọc truyền thuyết ThánhGióng,Sơn Tinh-Thủy Tinh ,sơ đồ nhà nước Văn Lang.

 D.Tiến trình lên lớp:

 I. ổn định lớp:
 II. Kiểm tra bài cũ: 

? Hãy nêu  những nét mới về kinh tế,xã hội của cư dân Lạc Việt?

 III  Bài mới:

Giới thiệu bài: Với những chuyển biến trong SX và xã hội  đã dẫn đến sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với người dân Việt cổ đó là sự ra đời của nhà nước Văn Lang,më đầu một thời đại mới của dân téc.§Ó biết nhà nước Văn Lang ra đời như thế nµo,tæ chức nhà nước ra sao? Hôm nay chóng ta tìm hiểu.
	   Họat động của GV &HS:
	Nội dung bài học:

	
	


	Hoạt ®ộng 1( 13’)   pp vấn đáp, kt động não.

Mức độ kiến  thức cần đạt:

 HS nhận biết và ghi  nhớ đk ra đời nước Văn Lang

 - Gv: gọi hs đọc sgk 

? Vào thế Kỷ VIII -VII TCN, trên vùng đất Bắc Bộ và Bắc trung bộ có những điểm mới gì?

- Hình thành những bộ lạc lớn, Sx phát triển có sự phân biệt giàu nghèo, mâu thuẩn giàu nghèo, Sx gặp nhiều khó khăn, lũ lụt.

? Theo em truyện Sơn Tinh-Thủy Tinh nói lên  hoạt động gì của nhõn dân ta thời đó?

  -HS: Sự cố gắng ,nổ lực của nhân dân ta chống lại thiên nhiên để bảo vệ mùa màng và bảo vệ xóm làng.

 -Gv: H/ dẫn hs xem H31,32 Sgk ở bài trước 

? Em nghĩ gì về vũ  khí trong các hình đó ? Liên hệ truỵện Thánh Gióng?

  -Hs : Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí nói lên sự phát triển của săn bắn nhưng cũng chứng tỏ rằng trong xã hội có sự mâu thuẩn.(ý thức tự vệ chống xâm lược )

 Hs thảo luận nhóm.

 ?Theo em có mấy nguyên nhân dẫn đến ra đời của nhà nước Văn Lang?

Một nhóm trình bày các nhóm khác bổ sung. Gv tóm tắt ghi bảng. 

 -Gv chuyển mục.

Hoạt động 2:  (13’)  pp vấn đáp, kt động não.

*Mức độ kiến  thức cần đạt:

Biết và ghi nhớ thời gian, địa bàn thành lập Nhà nước Văn Lang ;những nét chính về tổ chức nhà nước, đời sống vật chất và tinh thần  

*Tổ chức thực hiện

 -HS: ®äc sgk. 

? ĐÞa bàn cư trú của bộ lạc Văn Lang ở đâu ? Trình độ phát triển như thế nào ?

 -Gv sử dụng bản đồ.

 - Hs: Dựa vào Sgk trả lời.

? Dựa thế mạnh  của mình bộ lạc Văn Lang làm gì?

- Thủ lĩnh bộ lạc Văn lang đã thống nhất các bộ lạc ở ĐB Bắc bộ& Bắc trung bộ thành liên minh bộ lac. Đó là nhà nước Văn lang.

? Nhà nước Văn lang ra đời trong thời gian nào? Ai đứng đầu? đóngđô  ở đâu?

 -Hs: Trả lời Gv tóm tắt ,ghi bảng.

-Gv: Giải thích 2 chữ : Hùng Vương.

-Gv: Nói thêm truyền thuyết Âu Cơ-Lạc Long Quân.

Hoạt động 3: (12’)   pp vấn đáp, kt động não.
-Gọi hs đọc mục 3 

 ? Sau khi nhà nước Văn Lang ra đời ,Hùng Vương tổ chức nhà nước như thế nào?

 -Hs: Dựa vào sgk trả lời, Gv giải thích thêm.

-Gv yêu cầu hs xem sơ đồ tổ chức nhà nước  trong sgk và giải thích.

  -Gv hướng dẫn hs xem H.35 ( Lăng Vua Hùng)

? Em có nhận xét gì về nhà nước Hùng Vương?

 Gv: Liên hệ đến Nhà nước hiện nay
	1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào? 

- Xã hội đã phân chia thành người

giàu,người nghèo.

 -Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư,làng chạ được mở rộng.
- Giữa các vïng,c¸c bộ lạc  luôn bị lũ lụt đe dọa, xảy ra tranh chấp xung đột hoặc bị giặc ngoài đe dọa.

=> Muốn có an ninh, yên ổn làm ăn phải có nhà nước.

2. Nước Văn lang thành lập:

-Thế kỷ VII TCN nhà nước Văn Lang thành lập .

-Thủ lĩnh bộ lạc Văn lang đứng đầu nhà nước tự xưng là Hùng Vương.

  -Đóng đô ở Văn Lang( Bạch Hạc-Phú Thọ ngày nay ).

-Đặt tên nước là Văn Lang.

3. Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?
 -Hùng Vương chia nước làm 15 bộ ,vua có quyền quyết định tối cao, giúp vua có Lạc Hầu, Lạc tướng.

-Đứng đầu các bộ là Lạc tướng.

 -Đứng đầu chiềng, chạ là bồ chính.

 => Nhà nước rất đơn giản,chưa có quân đội,chưa có pháp luật. Nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản đất nước




IV. Củng cố bài học: (2’) ? Nêu những lý do  ra đời của nhà nước Văn Lang?

      -   Em có nhận xét gì về tổ chức nhà nước đầu tiên này?

· Giải thích câu nói của Bác Hồ ở cuối bài ?( Bác Hồ nói chuyện với sư đoàn 308 năm 1954 tại dền Hùng)

· Gv hướng dẫn hs làm 1 bài tập trắc nghiệm tại lớp.

  V.Dặn dò hướng dẫn: (1’)
      - Học bài cũ  dựa cào các câu hỏi cuối bài.

  -Tìm hiểu ngày giổ tổ Hùng Vương10/3 âm lịch.

  -Làm bài tập Tìm hiểu sự tích Trầu cau,bánh chưng và bánh giầy

  -Tìm đọc LSVN bằng tranh T 1,T2.

 E.Rút kinh nghiệm
...........................................................................
Ngày soạn :  5/ 11/2010
                                                                           Tiết14:                                                                                    

Ngày giảng :     /12/2010           
   ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN

CỦA DÂN CƯ VĂN LANG
A.Mục tiêu: 
.

 Kiến thức :  Giúp Hs hiểu rõ thời kỳ Văn lang,cư dân đã xây dựng cho mình 1cuộc sống vật chất & tinh thần riêng,phong phú tuy còn sơ khai.

Tư tưởng:  Bước đầu  giáo dục cho hs lòng yêu nước & ý thước về văn hóa dân tộc

Kĩ năng:  Tiếp tục rèn luyện kĩ năng quan sát hình ảnh & nhận xét .

B. Phương pháp: Kích thích tư duy, đồ dùng trực quan. Kể chuyện.

C.Chuẩn bị 
GV:Sgk,SGV, tranh ảnh: Trống đồng, 1số hiện vật cổ,các câu chuyện cổ tích về thời Hùng Vương: Trầu cau, bánh chưng bánh giầy...

 HS: Học bài cũ , tìm hiểu bài mới :suy nghĩ & trả lời các câu hỏi sgk, đọc 1số câu chuyện cổ tích, sưu tầm những câu ca dao có liên quan đến ý thức cộng đồng.

D. Tiến trình lên lớp:
I. ổn định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ: 
? Hãy nêu những lý do ra đời của nhà nước Văn Lang? Em có nhận xét gì về tổ chức  của nhà nước đầu tiên này?
 Đáp án: Xã hội đã phân chia thành người giµu,ng­êi nghèo.

 -Sản xuất phát triển, cuộc sống định cư,làng chạ được mở rộng.

 - Giữa các vïng,c¸c bộ lạc  luôn bị lũ lụt đe dọa, xảy ra tranh chấp xung đột hoặc bị giặc ngoài đe dọa.

Muốn có an ninh, yên ổn làm ăn phải có nhà nước.

 III.Bài mới:
Giới thiệu bài mới:    pp thuyết trình .
Nhà nước Văn Lang được hình thành trên cơ sở kinh tế & xã hội phát triÓn,trªn địa bàn  rộng lớn với 15 bộ lạc. Đứng đầu nhà nước là Vua Hùng. Nhân dân dưới thời đó có 1cuộc sống vật chất & tinh thần ra sao.H«m nay chóng ta tìm hiểu để biết rõ hơn về cội nguồn của dân tộc. Đây là nhà nước rất đơn giản, chưa có quân ®éi,ch­a có pháp luật. Nhưng đã là tổ chức chính quyền cai quản đất nước.
	     Hoạt động của GV và HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động1:  (12’)   .
GV gọi đäc môc 1 sgk

GV H dẫn Hs quan sát công cụ lao động ở các hình (bài 11), dựa vào mục 1(bài 13): 

? Cư dân Văn Lang xới đất để gieo cấy  bằng công cụ gì?

Hs trả lời,  Gv giải thích thêm.

?Trong nông nghiệp cư dân Văn Lang biết làm những nghề  gì?

 -Hs: Dựa vào sgk trả lời.

? Họ trồng những cây gì? Họ chăn  nuôi gì?

 -Hs: Trả lời Gv sơ kết & ghi bảng:

-Gv: Cư dân Văn Lang đã biết làm  những nghề thủ công gì?

  -Hs: trả lời.

 ? Qua các hình 36,37,38 em có nhận thấy nghề thủ công nào phát triển nhất? Kĩ thuật luyện kim phát triển như thế nào?

  -Gv: Giải thích thêm về trống đồng là hiện vật tiêu biểu cho nền văn minh Văn Lang.

? Theo em việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta &cả nước ngoài  đã thể hiện điều gì?

- Đây là thời kì  đồ đồng & nghề luyện kim rất phát triển,đã có sự  trao đổi,cuộc sống cư dân ổn định,họ có văn hóa đồng nhất.

 Gv chuyển mục:

  Hoạt động 2: (12’)
  pp vấn đáp, nhóm, kt động não.
? Đời sống vật chất thiết yếu của con người là gì?

- Ăn,mặc,ở, đi lại.

- HS làm bài tập theo nhóm.

- Đại diện từng nhóm trình bày. GV hoàn thiện.

Vì sao người Văn Lang ở nhà sàn?

-Hs: Họ chống thú dữ,tránh ẩm thấp.

? Thức ăn chủ yếu là gì?

-Gv: Cho hs xem tranh nhà sàn.

? Người Văn lang mặc như thế nào? 

 -Hs: trả lời, gv hoàn chỉnh &ghi bảng.

-Gv: Người Văn lang đi lại bằng gì?

-Hs:: Trả lời Gv giải thích thêm. (STKBG trang 90).

-Gv: Liên hệ đến đời sống hiện nay
Hoạt động 3:  (12’)
pp vấn đáp, , kt động não.
 -Gv: Kiểm tra lại hs bằng các câu  hỏi:
? Xã hội Văn Lang  chia thành mấy tầng lớp?

? Sau những ngày lao động mệt nhọc cư dân Văn Lang có sinh hoạt gì chung?

 -Hs: Dựa vào sgk trả lời.Gv tóm tắt & ghi bảng

? Nhạc cụ điển hình của cư dân Văn Lang là gì?

 Gv Giải thích thêm về trống đồng

   (STKBG trang 91)

? Nhìn vào H 38 sgk  em thấy gì?

 -Gv: Các truyện :Trầu cau, Bánh chưng bánh giầy cho ta biết thời Văn Lang có những phong tục gì?

 -Hs: Trả lời Gv  nhận xét & hoàn chỉnh.

  ? Em thấy hiện nay có những tập quán nào giống  thời Văn lang? 

=> Gv tổng kết toàn bài .

	I.Nông nghiệp và các nghề thủ công:

 a.  Nông nghiệp:

-Họ biết trồng trọt & chăn nuôi.

  + Trồng trọt: Lúa,bầu,bí, ,đậu...

   + Chăn nuôi: Gia súc,chăn tằm,

đánh cá...
b.  Thủ công nghiệp:

 -Biết làm đồ gốm,dệt vải,xây nhà,đóng thuyền(được chuyên môn hóa).

 -Nghề luyện kim chuyên môn hóa cao.

- Ngoài việc đúc vũ khí,lưỡi cày... người thợ thủ công  còn đúc trống đồng,thạp đồng. 

  -Họ bắt đầu biết rèn sắt.

2.Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang:

-Về ở:
+ Họ ở nhà sàn làm bằng tre,gỗ..có cầu thang lên xuống.

+ Họ ở thành làng,chạ.

-Về ăn:+ Họ ăn cơm nếp,cơm tẻ,rau ,cà, cá,thịt.

+ Trong bữa ăn họ biết dùng mâm, 

bát,muôi, biết làm muối, mắmvà dùng gừng làm gia vị.

-Về mặc:

+Nam: đóng khố,mình trần,đi chân đất.

+Nữ: Mặc váy,áo xẻ giữa,có yếm che ngực,tóc để nhiều kiểu.

-Về đi lại: Họ đi bằng thuyền là chủ yếu.Ngoài ra họ còn sử dụng voi ngựa để đi lại.

3. Đời sống tinh thần của cư dân Văn Lang:
-Họ tổ chức lễ hội,vui chơi,ca hát ,nhảy múa,đua thuyền...

 -Nhạc cụ là trống đồng, chiêng,

khÌn.

Tín ngưỡng:

 +Thờ cúng các lực lượng tự nhiên.

 +chôn người chết cẩn thận trong mộ thuyền,thạp...kèm theo những công cụ & đồ trang sức  quý.

=> Người Văn Lang có khiếu thẩm mĩ khá cao.


IV.Củng cố bài học:
- Những yếu tố nào tạo nên tình cảm cộng đồng của cư dân Văn Lang?
 - Gv chuẩn bị 1bài tập trắc nghiệm ở bảng phụ gọi hs lên bảng làm.

V.Dặn dò:Dựa vào các câu hỏi cuối bài để học bài cũ.

  -Bài tập ở nhà : Tìm hiểu bài mới : Nước Âu Lạc ,suy nghĩ & tự trả lời những câu hỏi  sgk ,đọc truyện cổ tích:Nỏ thần,Mị châu-Trọng Thủy. 

-Lập bảng tóm tắt: Những nét chính về đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang (Gv chuẩn bị ở bảng phụ về các mặt: lương thực, nhà ở,phương tiện đi lại,hình thức nghệ thuật,thờ cúng để hướng dẫn chohọc sinh ).
E.Rút kinh nghiệm
...........................................................................
Ngày soạn :  9/ 11/2010
                                                                           Tiết15:                                                                                    

Ngày giảng :     /12/2010           


               NƯỚC ÂU LẠC

A. Mục tiiêu bài học:

Kiến thức:

 -Qua bài giảng Hs   -Học sinh hiểu được hoàn cảnh ra đời và tổ chức nhà nước Âu Lạc , sự tiến bộ trong sản xuất( sử dụng công cụ bằng đồng, bằng sắt , chăn nuôi, trồng trọt các nghề thủ công) .
Kĩ năng:

  -Bồi dưỡng cho Hs kĩ năng nhận xét, so sánh,bước đầu tìm hiểu về bài học lịch sử
Tư tưởng: 

  -Giáo dục lòng yêu nước,yêu quê hương,tinh thần cộng đồng & ý thức cảnh giác đối với kẻ thù cho Hs.

B.Phương pháp: Kích thích tư duy,dùng đồ dùng trực quan,tranh ảnh...

C.ChuÈn bị của GV &HS:
I.chuẩn bị của GV: Bản đồ,bài soạn ,SGK,SGV,sơ đồ cuộc kháng chiến,tranh ảnh.

II.Chuẩn bị của HS: Đọc trước bài 14,suy nghĩ ,trả lời các câu hỏi sgk,vẻ sơ đồ nhà nước An Dương Vương.Tìm đọc LSVN bằng tranh tập 3,4,5,6.

 D. tiến trình lên lớp:
I.ổn định lớp:
I.Kiểm tra bài cũ:Em hãy điểm lại những nét chính về đời sống vật chất & tinh thần của cư dân văn Lang.

III. Bài mới:

Giới thiệu bài mới: Cuối thế kỷ III TCN nước Văn lang không còn được bình yên n÷a.Vua Hùng thứ 18 không chú ý xây dựng đất n­íc,l¬ là mất cảnh gi¸c.Ở phương Bắc nhà Tần luôn luôn muốn mở rénglãnh thổ xuống phía Nam. Nhân dân Văn Lang đã vươn lên kháng chiến  để chống ngoại xâm.

Cuộc kháng chiến diễn ra như thế nào? Nhà nước Âu lạc ra đời ra sao?Có điểm gì khác so với nhà nước Văn Lang? Hôm nay chúng ta tìm hiểu.

	Họat động của GV &HS
	Nội dung bài học

	Hoạt động 1: pp vấn đáp, kt động não.
*Mức độ kiến  thức cần đạt:

HS ghi nhớ diễn biến chính cảu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần.
* Tổ chức thực hiện:

Trước hết giáo viên gọi học sinh đọc phần đầu mục 1.

? Vì sao vào thế kỷ III TCN quân Tần xâm lược nước ta? 

  -HS: Đời Vua Hùng thứ  18 không lo sửa sang võ bÞ,chØ ham ăn   uống vui chơi...

 ? Quân Tần đã xâm lược ở những nơi nào? Những ai đương đầu trực tiếp chốngquân xâm lược Tần?

   - Chúng chiếm vùng bắc Văn lang.Cả nhân dân Tây Âu &Lạc Việt đứng lên chống quân xâm lược.

? Tại sao họ khôngđầu hàng ? thế lực và cách đánh giặc  của ta như thế nào? Em biết gì về người chủ tướng ?

  -HS: Trả lời ,Gv bổ sung.

? Kết quả của cuộc kháng chiến  chống Tần như thế nào?

- Quân ta giành thắng lợi

GV hướng dẫn hs thảo luận:  
? Nguyên nhân nào quân ta giành được thắng lợi? Em nghĩ gì về tinh thần chiến đấu của người Tây âu và Lạc việt?

-Hs:Trình bày Gv bổ sung& kết luận vơi tinh thần đấu tranh anh dũng, đoàn kết 1lòng nên đã ta giành được thắng lợi, nhà nước Âu lạc ra đời.

 Gv chuyển mục.

   Hoạt động2:  pp vấn đáp, kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:

HS ghi nhớ sự ra đời của Nhà nước Âu Lạc.

* Tổ chức thực hiện:

Trước hết giáo viên gọi học sinh đọc phần mục 2.

? Ai là người có công nhất trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần?

  -Hs: Phục Phán. 

? Tại sao Thục Phán đặt tên nước là Âu Lạc?

 - Hs: Trả lời Gv giải thích thêm.

? Em biết gì về An DươngVương? vì sao An Dương Vươnglại đóng đô ở Phong Khê?

 -Hs Trả lời, gv giải thích thêm.

? yêu cầu hs vẻ sơ đồ nhà nước Âu lạc và nhận xét so với nhà nước Văn lang?   

Họat động 3:    ppvấn đáp, nhóm kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:

HS nhận biết được sự thay đổi rõ nét về sản xuất và đời sống xã hội của Âu Lạc .
* Tổ chức thực hiện:
  H/dẫn hs làm bài tập theo nhóm: đất nước ta cuối thời Hùng Vương,đầu thời An Dương Vương có những biến đổi gì?

- Các nhóm trình bày,nhận xét gv hoàn chỉnh.

? Theo em tại sao có tiến bộ này?

-Hs: Do nghề luyện kim phát triển,công cụ Sx có nhiều tiến bộ,năng suất lao động tăng,của cải ngày càng nhiều,đời sống nhân dân no đủ hơn.

? Khi sản phẩm xã hội tăng,của cải dư thừa nhiều sẽ dẫn đến hiện tượng gì trong xã hội?

-Gv sơ kết toàn bài.
	1. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần đã diễn ra như thế nào?

a. Hoàn cảnh:

-Vua Hùng thứ 18 lơ là,mất cảnh giác.

-Lụt lội xảy ra liên tiếp,nhân dân gặp khó khăn.

 b.Diễn biến:
-Năm 214 TCN Nhà Tần xâm lược lảnh thổ cñang­êi Âu Việt  & Lạc việt.

 -Người Việt trốn vào rừng để kháng chiến.Ban ngày ở yên,ban đêm tiến ra đánh do Thục phán chỉ huy.

c. Kết quả: Quân Tần thất bại.

2. Nước Âu Lạc ra đời:
 -Năm 207TCN Thục Phán buộc Vua Hùng phải nhường ngôi cho mình. (An Dương Vương.)

-Hợp nhất 2 vùng đất Tây Âu &Lạc việt thành 1nước mới có tên là Âu Lac.

 -Đóng đô tại Phong Khê(Đông Anh,Hà Nội).

-Xây dựng bộ máy Nhà nước: Không có gì thay đổi so với nhà nước Văn Lang,chỉ có thay vua,uy quyền của vua lớn hơn nhiều.

3. Đất nước Âu Lạc có gì thay đổi?
- Nông nghiêp: Lưỡi cày đồng dùng phổ biến hơn.

 + Lúa,gạo,khoai, đậu rau...nhiều hơn.

  +Chăn nuôi,đánh cá,săn bắn đều phát triển.

-Thủ công nghiệp: Có nhiều tiến bộ: đồ gốm,dệt,làm đồ trang sức...

-Nghề xây dựng & luyện kim phát triển.

-Trong xã hội có sự phân biệt giàu nghèo, mâu thuẩn giai cấp xuất hiện.


IV. Củng cố bài học:
 Hs trả lời các câu hỏi sau:

 - Cuộc kháng chién chống quân xâm lược Tần diễn ra như thế nào?

  -Nước Âu lạc ra đời trong hoàn cảnh nào? So sánh nhà nước Văn Lang,Âu lạc? 

 - GV có 1bài tập để kiểm tra kiến thức của hs:So sánh về kinh tế,bộ máy nhà nước của Văn lang,Âu lạc:Với 3 dữ kiện: Ngang nhau,thấp hơn,tiến bộ hơn.Hs chọn đáp án đúng nhất.

 V. Dặn dò: Dựa vào các câu hỏi cuối bài học bài cũ. Đọc trước phần còn lại của bài 14: Suy nghĩ,trả lời những câu hỏi sgk,mô tả thành Cổ Loa,tìm đọc truyện Mị Châu-Trọng Thủy.

 -  Làm bài tập (sách bài tập).

E.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn : 13/ 11/2010
                                                                           Tiết16:                                                                                    

Ngày giảng :     /12/2010           
KIỂM TRA HỌC KỲ I
( Đề và đáp án của phòng giáo dục )
A. Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Nhằm đánh giá khả năng vận dụng linh hoạt theo hướng tich hợp các kiến thức và kĩ năng về lịch sử thế giới  và Việt Nam từ nguồn gốc .
Kĩ năng: Rèn kĩ năng vận dụng phương pháp tái hiện, tường thuật, suy luận về các sự kiện lịch sử đã học.

Thái độ : Giáo dục học ý thức tự giác làm bài, tìm hiểu lịch sử thế giới.

B. Chuẩn bị :

 - Học sinh xem lại toàn bộ các đơn vị kiến thức về lịch sử phần lịch sử thế giới cận và hiện đại.
Đề bài: 
 Câu 1 (2 điểm)
  Kể tên các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây mà em đã học trong chương trình lịch sử 6 ?

 Câu 2 ( 2 điểm ) 

Hãy kể tên các tầng lớp trong xã hội cổ địa phương Đông và các giai cấp chính trong xã hội cổ đại phương Tây ?

 Câu 3 ( 6 điểm)
Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào ?

Đáp án: 
 Câu 1: Các quốc gia cổ đại Phương Đông : Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc.

        Các quốc gia cổ đại Phương Tây: Hy Lạp, Rô- Ma. 

Câu 2: Tên các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông : Qúy tộc, quan lại, nông dân và nô lệ.
 Các giai cấp chinh trong xã hội cổ đại phương Tây là: Chủ nô và nô lệ.
Câu 3:Nước Âu Lạc ra đời trong hoàn cảnh :

- Vào khoảng các thế kỷ VIII- VII TCN, ở vùng đồng  bằng ven các sông lớn thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nat đã dần dần hình thành những bộ lạc lớn gần gũi nhau về tiếng nói và phương thức hoạt động kinh tế. (1 điểm )
- Sàn xuất phát triển. Trong các chiềng chạ một số người giàu lên được bầu để trông coi mọi việc. (1 điểm )
- Một số ít nghèo khổ phải rơi vào cảnh nô tì. Mâu thuẫn giữa người nghèo và người giàu đã nảy sinh và ngày càng tăng thêm. (1 điểm )
-Việc mở trồng lúa nước ở vung Đồng bằng ven các sông lớn gặp nhiều khó khăn đòi hỏi phải có người chỉ huy đứng ra tập hợp nhân dân chống lũ lụt ...(1 điểm )
- Các làng bản có sự xung đột, cần có người chỉ huy bảo vệ bộ lạc ...(1 điểm )
- Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh phức tạp nói trên. Đó là những lý do ra đời nhà nước .....(1 điểm )
Ngày soạn : 13/ 11/2010
                                                             Tiết17:                                                                                          
Ngày giảng :     /12/2010           
NƯỚC ÂU LẠC (Tiếp theo)
A. Mục tiêu:

Kiến thức:

  Qua bài học giúp hs thấy được giá trị  của thành Cổ Loa:

    -Thành Cổ Loa là trung tâm chính trị ,kinh tế, quân sự của nước Âu Lạc .

     -Thành Cổ Loa là  công trình  quân sự độc đáo , thể hiện đựơc tài năng quân sự của cha ông ta.

     -Do mất cảnh giác ,nhà nước Âu Lạc  bị rơi vào tay Triệu Đà.  

Kĩ năng; Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ và kĩ năng nhận xét, đánh giá ,rút kinh nghiệm lịch sử.
Tư tưởng:  Giáo dục cho hs biết trân trọng những thành quả mà cha ông ta đã xây dựng trong lịch sử.

B.Phương pháp: Kích thích tư duy, sử dụng đồ dùng trực quan ...

Gv:  -Bản đồ ,tranh ảnh,bài soạn, tư liệu...

HS:  -Học bài cũ, làm bài tập, tìm hiểu bài mới,truyện kể...

D. Tiến trình lên lớp:

I.ổn  định lớp:

II. Kiểm tra bài cũ:

  ? Cuộc kháng chiến chống quân Tần của nhân dân Tây Âu và Lạc Việt diễn ra như thế nào?

? Hoàn cảnh nhà nước Âu Lạc thành lập?
Đáp án: Năm 214 TCN Nhà Tần xâm lược lảnh thổ cñang­êi Âu Việt  & Lạc việt.

 -Người Việt trốn vào rừng để kháng chiến.Ban ngày ở yên,ban đêm tiến ra đánh do Thục phán chỉ huy.

Quân Tần thất bại.

III. Bài mới: 
pp thuyết trình

  Sau khi lên làm vua  An Dương Vương cho xây dựng ở Phong Khê 1 khu thành  đất lớn và gọi đó là thành Cổ Loa. Thành Cổ Loa có tác dụng gì? vì sao nước Âu Lạc sụp đổ? Vận mệnh của đất nước  sẽ ra sao? Chúng ta tìm hiểu những điều còn lại của bài.

	          Hoạt động của GV& HS
	    Nội dung bài học

	Hoạt đông4:   pp vấn đáp, nhóm,  kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:

Hướng dẫn hs biết sử dụng kênh hình để mô tả nét chính về thành Cổ Loa và giá trị của nó.

* Tổ chức thực hiện:
Gv:Hướng dẫn Hs quan sát  hình 41 và đọc mục 4 SGk (trang 43, 44) 

? Sau khi An Dương Vương lên ngôi, cho xây dựng thành Cổ Loa như thế nào?

  -Gv: Vì sao người ta gọi Cổ Loa là Loa thành ?

Thành có hình xoáy trôn ốc nên người ta gọi là Loa thành.

 -Gv: Giải thích thêm .

? Dựa vào bản đồ mô tả thành Cổ Loa?

-Hs : Trình bày bằng  bản đồ.

? Bên trong thành nội là khu vực gì?

? Em có nhận xét gì về việc xây dựng công trình thành Cổ loa?

? Vì sao người ta gọi thành Cổ Loa là 1quân thành?

ở đây có  có 1lực lượng quân đội lớn, khu thành phòng thủ, bảo vệ kinh đô...

GV H/dẫn hs làm bài tập theo nhóm 
? So với Nhà nước Văn Lang, Nhà nước Âu Lạc  có gì giống & khác?

- Hs: Dại diện từng nhóm trình bày. 

-Gv: Hoàn chỉnh:

- Giống:+Vua có quyền quyết định tối cao.


+ Giúp Vua có lạc hầu, Lạc Tướng.

- Khác:+ Kinh đô.

            +Âu Lạc có thành Cổ loa.

            + Vua An Dương Vương  có  quyền lực  tập trung hơn.

Hoạt động 5:  pp vấn đáp, nhóm,  kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:

HS nhận biêt và ghi nhớ diễn biến chính của cuộc kháng chiến , nguyên nhân thất bại của nước Âu Lạc.

* Tổ chức thực hiện:
Gọi hs đọc mục 5Sgk 

? Trong thời gian An Dương Vương xây dựng đất nước, ở Trung quốc có  có gì đáng chú ý?

? Em biết gì về Triệu Đà?

 -Gv: Nói thêm dựa vào STK ( trang 107)

? Triệu Đà đem quân xâm lược Âu lạc vào thời gian nào? Nhân dân Âu lạc  đã chiến đấu ra sao?

? Sau khi thất bại Triệu Đà dùng kế gì? Theo em  truyện Mị Châu- Trọng Thủy nói lên điều gì?

-Gv: giải thích thêm dựa vào STK (Trng 108)

? Thất bại của An Dương Vương để lại bài học gì?

-Hs: Trả lời.

 -Gv: Bổ sung:Phải tuyệt đối cảnh giác,Vua phải tin tưởng ở trung thần, phải dựa vào dân để đánh giặc

bảo vệ đất nước.

? Hiện nay nhà nước ta có những biện pháp gì bảo vệ nền độc lập?


	4. Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng:

 - An Dương Vương cho xây dựng  ở Phong Khê một khu thành đất lớn 

=> Gọi là Loa thành hay  thành Cổ loa.

-Thành Cổ Loa có 3 vòng khép kín tổng chiều dài chu vi 16 000 mét . Bên trong thành nội là khu vực nhà ở & làm việc của Vua , các lạc hầu lạc tướng.

ảo vệ kinh đô của An Dương Vương.

5. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào? 

-Năm 181-180 TCN Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Việt.

-Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt & tinh thần chiến đấu dũng cảm đã đánh bại  được quân Triệu, giữ vững nền độc lập đất nước

-Năm 179 TCN, An Dương Vương đã mắc mưu Triệu Đà, Âu Lạc bị thất bại  nước ta rơi vào ách đô hộ của bọn phong kiến phương bắc. 


IV. Củng cố:

  - Dựa vào truyền thuyết  lịch sử An Dương Vương, em hãy trình bày nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà?

  -GV giải thích 4 câu ca dao ở cuối bài.

  -Hướng dẫn Hs làm bài tập trắc nghiệm  (Gv chuẩn bị ở bảng phụ)

V.Dặn dò:

  -Học bài cũ theo câu hỏi cuối bài.

   -Dựa vào bản đồ SGK mô tả thành Cổ Loa & đánh giá ý nghĩa lịch sử  của thành Cổ Loa ( Chính trị, kinh tế, quân sự) 

  -Dựa vào các câu hỏi 1, 2,3,4  của bài 16 làm bài tập  & ôn các bài đã học  chuẩn bị thi học kỳ.

E.Rút kinh nghiệm
...........................................................................
Ngày soạn : 19/ 11/2010
                                                                                               Tiết18:                                                                                          
Ngày giảng :     /12/2010           

ÔN TẬP CHƯƠNG I VÀ CHƯƠNG II

A. Mục tiêu

- Kiến thức: Giúp HS nhớ lại và khắc sâu:

- Những dấu hiệu chứng tỏ trên mảnh đất Việt Nam hiện nay, từ xa xưa đã có người Việt  cổ sinh sống.

- Xã hội nguyên thuỷ Việt Nam trải qua những giai đoạn nào ?

- Những nét nổi bật của thời kỳ dựng nước và giữ nước đầu tiên của dân tộc ta.

-Tư tưởng: dân tộc Việt Nam là người chủ tự nhiên và muôn thuở của nước Việt Nam

- kỹ năng: Thời kỳ lịch sử từ khi xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta đến thời dựng nước Văn Lang – Âu Lạc.

B. Chuẩn bị:

· Lược đồ “Một số di tích khảo cổ Việt Nam”

· Tranh ảnh các công cụ, các công trình nghệ thuật tiêu biểu cho từng giai đoạn từng thời kỳ. Một số câu chuyện cổ, câu ca dao về nguồn gốc dân tộc, phong tục tập quán.

C. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ:

- Thành Cổ Loa được xây dựng thế nào ? Lực lượng quốc phòng được tổ chức ra sao?

- Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào ?

- Nêu nguyên nhân thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu Đà?

3. Bài mới:

. Giới thiệu bài : Chúng ta vừa học xong thời kỳ lịch sử từ khi xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta đến thời dựng nước Văn Lang – Âu Lạc. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta ôn tập các kiến thức ở chương I và II

B. Nội dung giảng bài mới:

a. Hoạt động 1: pp vấn đáp tái hiện, kt động não.
Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

	Dấu tích
	Thời gian
	Địa điểm

	Những chiếc răng của người tối cổ
	Cách đây 30-40 vạn năm.
	Ở các hang  Thẩm Khuyên, Thẩm Hai (Lạng Sơn)

	Nhiều công cụ đá ghè đẽo thô sơ, nhiều mảnh đá ghè mỏng… ở nhiều chỗ 
	Cách đây 30-40 vạn năm
	Núi Đọ, Quan Yên (Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đồng Nai)


a. Hoạt động 2: pp vấn đáp tái hiện, kt động não.
b. Xã hội nguyên thuỷ trải qua những giai đoạn nào ?

	Giai đoạn 
	Giai đoạn đầu 
	Giai đoạn phát triển

	Công cụ 
	Những chiếc rìu bằng hòn cuội, được ghè đẽo thô sơ, có hình thù rõ ràng.
	Công cụ đá được mài ở lưỡi như rìu ngắn, rìu có vai. Ngoài ra họ vân4 dùng rìu đá cuội, một số công cụ bằng xương, bằng sừng.

	Thời gian
	Vào khoảng 3-2 vạn năm trước đây.
	Từ 10.000 năm đến 4.000 năm cách đây.

	Địa điểm
	Ở mái đá Ngườm (Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ), Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An…
	Hoà Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn(Nghệ An), Hạ Long(Quảng Ninh), Bàu Tró(Quảng Bình)


Caâu 3: pp vấn đáp tái hiện, kt động não.
Những điều kiện dẫn tới sự ra đời của nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

· Vùng cư trú

· Cơ sở kinh tế phát triển: công cụ được cải tiến, có sự phân công lao động.

· Các quan hệ xã hội: hình thành các bộ lạc, các chiềng chạ, sự phân hoá giàu nghèo…

· Nhu cầu bảo vệ sản xuất (thuỷ lợi) và bảo bệ vùng cư trú (chống ngoại xâm)

Câu 4: Những công trình văn hoá tiêu biểu thời Văn Lang – Âu Lạc

· Trống đồng

· Thành Cổ Loa

* Kết luận toàn bài: Tóm lại, thời Văn Lang – Âu Lạc đã để lại cho chúng ta:

· Tổ quốc

· Thuật luyện kim

· Nông nghiệp lúa nước.

· Phong tục tập quán riêng.

· Bài học đầu tiên về công cuộc giữ nước.

4.Củng cố:

· Dấu tích của sự xuất hiện những người đầu tiên trên đất nước ta? Thời gian? Địa điểm?

· Xã hội nguyên thuỷ Việt Nam trải qua những giai đoạn nào ?

· Những điều kiện dẫn tới sự ra đời của nhà nước Văn Lang và nhà nước Âu Lạc ?

· Những công trình văn hoá tiêu biểu của thời Văn Lang – Âu Lạc ?

5.Dặn dò:

- Học lại bài ở chương I và chương II
Ngày soạn : 23/ 12/2011                                                                                            Tiết: 19                                                                                     
Ngµy giảng :                                               HỌC KỲ II

CHƯƠNG III:     THỜI BẮC THUỘC VÀ ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP

BÀI 17:  CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG ( NĂM 40 )

A.MUÏC TIEÂU TOÀN CHƯƠNG:
- Thông qua việc hướng dẫn HS trả lời các câu hỏi của bài , GV khắc sâu những kiến thức cơ bản của chưong III .

   - Từ sau thất bại của An Dương Vương năm 179 TCN đến trước chiến thắng Bạch Đằng năm 938 , đất nước ta bị các triều đại phong kiến phương Bắc thống trị , sử cũ gọi thời kì này là thời Bắc thuộc .

   - Chính sách cai trị của các thế lực phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta rất thâm độc và tàn bạo. Không cam chịu kiếp sống nô lệ , nhân dân ta đã liên tục nổi dậy đấu tranh , tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa : Hai Bà Trưng , Bà Triệu , Lý Bí , Triệu Quang Phục , Mai Thúc Loan , Phùng Hưng .

   - Trong thời Bắc thuộc, tuy bị bóc lột tàn nhẫn, bị chèn ép, khống chế nhưng nhân dân ta vẫn cần cù, bền bỉ lao động  sáng tạo để duy trì cuộc sống ; do vậy đã thúc đẩy nền kinh tế nước nhà tiến lên .

* MỤC TIÊU  BÀI HỌC:
1. Kiến thức: Sau thất bại của An Dương Vương, đất nước ta bị phong kiến phương Bắc.thống trị, sử cũ gọi là thời Bắc thuộc. Ách thống trị tàn bạo của các thế lực  phong kiến phương Bắc đối với nước ta là nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

2. Kĩ năng:

  - Rèn luyện cho hs biết tìm nguyên  nhân & mục đích  của sự kiện LS.

  - bước đầu rèn luyện kĩ năng biết vẽ & đọc lược đồ LS.

3.Tư tưởng:

  -Giáo dục cho Hs ý thức căm thù quân xâm lược ,ý thức tự hào ,tự tôn dân tộc .

  -Giáo dục cho Hs lòng biết ơn Hai Bà Trưng & tự hào về truyền thống  phụ nữ Việt Nam.

B. Phương pháp: Tường thuật, PT, miêu tả, so sánh
C. Chuẩn bị :
GV: Bản đồ cuộc kháng chiến, tranh ảnh về Hai Bà Trưng, ảnh đền thờ ai Bà, bài soạn.

HS: học bài cũ , làm bài tập, tìm hiểu & soạn bài mới.

 D. Tiến trình lên lớp:

 1. ổn địnhlớp:

 2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra hs, gv nhắc lại nét chính nguyên nhân thất bại của An Dương Vương , dẫn dắt bài mới.

 3 Bài míÝ;  pp thuyết trình
 Giới thiệu bài mới: Sau khi nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Hán, nhà Hán đẩy nhân  dân ta  đến trước những thử thách nghiêm trọng: đất nước bị mất tên, dân tộc có nguy cơ bị đồng hoá.  Nhưng nhân dân ta quyết không chịu sống trong cảnh nô lệ đã liên tục nổi dậy đấu tranh, mở đầu cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40). Để biết được điều đó hôm nay chóng ta tìm hiểu.
	                   Hoạt động của GV &HS
	           Nội dung bài học 

	 Hoạt động 1 (15’)  pp vấn đáp,  thảo luận , kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:
Nhận biết và ghi nhớ tình hình Âu Lạc từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I .

* Tổ chức thực hiện:
-Gv: Gọi Hs đọc mục 1 Sgk
?Sau cuộc k/c của An Dương Vương chống Triệu Đà thất bại, nước ta bước vào tình trạng gì?

- Dân tộc ta bước vào tình trạng hơn 1000 năm bắc thuộc.

? Sau khi nhà Hán đánh bại nhà Triệu, chúng đã thực hiện c/s gì ở nước ta?

- Năm 111 TCN nhà Hán thay nhà Triệu thống trị Âu Lạc.

? Nhà Hán gộp Âu lạc với 6 quận của TQ nhằm mục đích gì?

- Nhằm xoá bỏ hẳn Âu lạc cũ, xem Âu Lạc là 1 vùng đất  của TQ ở phía Nam.

? Em có nhận xét gì về cách đặt quan lại cai trị của nhà Hán?

- Nhà Hán mới bố trí người cai quản đến cấp quận,còn ở huyện xã nhà Hán chưa nắm được.

-Gv: H/dẫn hs thảo luận c/sthống trị của nhà Hán đối với nhân dân ta?

? Em biết gì về thái thú Tô Định?

? Nhà Hán đưa người Hán sang Châu Giao sinh sống lâu dài nhằm mục đích gì?

- Nhằm bắt người Việt phải theo phong tục ,tập quán của người Hán để thực hiện mưu đồ biến người Việt thành người Hán.

? Em có nhận xét gì về c/s cai trị của nhà Hán?

-Gv: Trong hoàn cảnh đó nhân dân Giao chỉ phải làm gì?

Gv chuyển mục.

 Hoạt động2: ( 20’)  pp vấn đáp,  thảo luận , kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:
Nhận biết ghi nhớ  những diễn biến chính cuộc  khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
* Tổ chức thực hiện:
-Gv: Yêu cầu Hs đọc mục 2 Sgk 
? Vì sao cuộc khởi nghĩa Hai Bà TRưng  bùng nổ?

Dựa vào Sgk trả lời ,Gv bổ sung.

? Em biết gì về Hai Bà Trưng?

? Cuộc khởi nghĩa diễn ra như thế nào?

Dựa vào bản đồ tường thuật.

? Bốn câu thơ trong Thiên Nam Ngữ Lục nói lên mục đích của K/n là gì?

? Việc khắp nơi kéo quân về tụ nghĩa nói lên đIều gì?(Liên hệ câu nói của Lê Văn Hưu)

? ách thống trị tàn bạo của nhà Hán khiến nhân dân ta căm giận & nổi dậy khởi nghĩa.

? Kết quả cuộc k/n ra sao?

-Gv:H/d hs thảo luận nguyên nhân thắng lợi & ý nghĩa của cuộc k/n? 
	1.Nước Âu Lạc từ thế IITCN đến thế kỷ I có gì thay đổi

-Năm 179 TCN,Triệu Đà sát nhập Âu lạc vào Nam Việt, biến Âu Lạc thành 2 quận của TQ là Giao Chỉ & Cửu Chân.

-Năm 111TCN, nhà Hán thống trị Âu Lạc ,chia Âu Lạc thành 3 quận:Giao Chỉ, Cửu Chân & Nhật Nam.

- Nhà Hán hợp nhất 3 quận của ta với 6 quận của TQ thành Châu giao. Đặt các chức quan Thứ sử, Thái thú, Đô uý,để cai trị .ở huyện vẫn các Lạc tướng cai quản như cũ.

-Nhà Hán bóc lột nhân dân ta:

+Hàng năm phải nộp thuế, các vật quý hiếm: sừng tê, ngà voi...

+ Bắt dân ta theo phong tục Hán.

2.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ:

a. Nguyên nhân : (SGK)
b.Diễn biến:
-Mùa xuân năm 40 (Tháng 3 dương lịch) hai Bà Trưng đã dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây)

-Nghĩa quân làm chủ Mê Linh, nhanh chóng  tiến xuống Cổ Loa & Luy Lâu.

c.Kết quả:

-Cuộc khởi nghĩa thắng  lợi  hoàn toàn.


  4. Củng cố bài học: (3’)
  -Em hãy điền những ký hiệu thích hợp lên lược đồ để thể hiện diễn biến k/n?

  -Em có suy nghĩ gì về nhận xét của Lê Văn Hưu?

  5. Dặn dò: (2’)
   -Học bài theo câu hỏi cuối bài.Tìm đọc LSVN bằng tranh tập 6.

   -Làm bài  tập (SBT) & 1số bài tập nâng cao gv h/dẫn.

 -Tìm hiểu bài mới, suy nghĩ & trả lời những câu hỏi SGK.Sưu tầm tranh ảnh về Hai Bà Trưng.

E.Rút kinh nghiệm :
Ngày soạn : 28/ 12/2011                                                                                       Tiết : 20                                                                                     
Ngày giảng :                         

   TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG
QUÂN XÂM LƯỢC HÁN.

A .Mục tiêu:

1. Kiến thức: Giúp Hs nắm được sau khi cuộc K/n thắng lợi ,Hai bà Trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước, giữ gìn độc lập dân tộc vừa mới giành được, đó là những việc làm thiết thực đưa lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc K/c chống quân xâm lược Hán.

  - Hs cần thấy rõ ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán (42- 43)

2.Kĩ năng:  -Rèn luyện kĩ năng đọc lược đồ lịch sử.

  - Hs bước đầu làm quen với kể chuyện lịch sử.
3.Tư tưởng: Hs cần hiểu rõ tinh thần bất khuất của dân tộc ta.

  - Mãi ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc thời Hai Bà Trưng
B.Ph­¬ng pháp: Tường thuật, miêu tả, kể chuyện.
C.Chuẩn bị :

     - Bản đồ, tranh ảnh, chuyện kể, bài soạn.

     - Giáo án ,SGK, SBT,SGV.

    - Học bài cũ ,tìm hiểu ,soạn bài mới, tìm đọc LSVN bằng tranh.

D.Tiến trình lên lớp:
1.ổn định lớp:

2.Kiểm tra bài cũ: ( 5’)
? Đất nước Âu Lạc  dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi?

? Trình bày nguyên nhân , diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

III. Bài mới: 

1.Giới thiệu bài mới: hoạt động 1: pp thuyết trình
   Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng thắng lợi ,ngay sau đó nhân dân ta tiến hành cuộc kháng 
chiến trong điều kiện vừa  mới giành độc lập, đất nước còn nhiều khó khăn, cuộc k/c diễn ra gay go quyết liệt. Để biếtđược  điều đó tiết hôm nay chúng ta tìm hiểu.

	     Hoạt động của Gv và HS
	          Nội dung bài học

	Hoạt động 2 (15’)  pp vấn đáp, kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:

  Nhận biết và ghi nhớ những vịc làm của Hai Bà Trưng sau khởi nghĩa thắng lợi.

* Tổ chức thực hiện:
-Gv gọi hs đọc mục 1 Sgk,sau đó đặt câu hỏi  ?Sau khi đánh đuổi quân Đông Hán, Hai Bà Trưng đã làm để giữ vững nền độc lập?

-Hs: Trả lời, gv tóm tắt &ghi bảng.

 ? Vua Hán đã làm gì khi được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa?

 - Được tin Hai Bà Trưng k/n & giành lại độc lập ,Vua Hán rất tức giận,đã hạ lệnh cho các quận Miền Nam chuẩn bị lực lực lượng tiến sang đàn áp. 

GV chuyển mục:

 Hoạt động 2 ( 20’)
pp vấn đáp, kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:

 Trình bày trên lược đồ nêu những nét chính về diễ biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán.
* Tổ chức thực hiện:
- Gv dùng lược đồ k/c chống quân xâm lược Hán hình 44 Sgk phóng to để trình bày.

-Gv: Yêu cầu hs đọc mục 2 sgk & hỏi:
 ? Năm 42 quân Đông Hán đã tấn công vào nước ta như thế nào?

-Hs:Trả lời ,gv chỉ lược đồ minh hoạ.

-Gv giải thích thêm: Hợp Phố  (QuảngChâu-TQ ngày nay) Hợp Phố nằm trong Châu Giao.

 ?Tại sao Mã Viện lại được chọn làm chỉ huy đạo quân xâm lược?

-Hs: Hắn là 1 tên hung bạo, xảo quyệt, có nhiều kinh nghiệm đàn áp các cuộc k/n & được vua Hán phong là phục ba tướng quân.

 ? Sau khi chiếm được Hợp Phố quân Mã Viện tiến vào nước ta như thế nào?

-Gv: Sử dụng lược đồ câm để trình bày.

 ? Đạo quan thuỷ & bộ tiến vào nước ta như thế nào?

-Hs: Dựa vào Sgk để trả lời.

 ? Sau khi quân Mã Viện vào nước ta n/q Hai Bà TRưng đã chống đỡ như thế nào?

-Gv giải thích thêm về sự hy sinh anh dũng của Hai Bà Trưng.

-Gv giới thiệu đền thờ của Hai Bà Trưng ở hình 45.

· Liên hệ ở địa phương.


	1.Hai Bà Trưng đã làm gì sau khi giành được độc lập:

-Trưng Trắc được suy tôn làm vua, lấy hiệu là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh.

-Phong tước cho những người có công.

- Lập lại chính quyền.

-Các lạc tướng được quyền cai quản các huyện.

-Trương Vương xá thuế 2 năm liền cho dân. Xoá bỏ chế độ lao dịch & binh pháp cũ.

2. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42- 43) đã diễn ra như thế nào?

- Năm 42, Mã Viện chỉ huy đạo quân xâm lược gồm: 2 vạn quân tinh nhuệ, 2000 xe, thuyền và nhiều dân phu tấn công ta ở Hợp Phố.

- Nhân dân Hợp Phố đã anh dũng chống lại.

-Sau khi chiếm Hợp Phố, Mã Viện đã chia quân thành 2 đạo  thuỷ và bộ tiến vào Giao chỉ.

- Hai bà Trưng kéo quân từ mê Linh về Lãng Bạc nghênh chiến rất quyết liệt, thế của giặc mạnh ta phải lùi về giỡ ở Cổ Loa & Mê Linh.

-Mã Viện đuổi theo, ta phải  lùi về Cấm Khê (Ba Vì -Hà Tây) n/q kiên quyết chống trả.

--Tháng 3 năm 43 ( 6/2 âm lịch) Hai Bà Trưng đã hy sinh ở Cấm Khê.

- Cuộc k/c vẫn tiếp diễn đến 11/43.




IV.Củng cố : (3’)
  - Yêu cầu hs trình bày diễn biến  của cuộc k/c chống quân xâm lược Hán(42-43).

  - Nhân dân ta lập 200 đền thờ Hai bà Trưng ở khắp toàn quốc nói đã lên điều gì? 

 V. Dặn dò: ( 2’)

-Học bài cũ.

                    - Làm bài tập (sbt) & gv h/d 1số bài tập nâng cao .


- Tìm hiểu bài mới, suy nghĩ & trả lời những câu hỏi sgk.


- Tìm đọc LSVN bằng tranh.

E.Rút kinh nghiệm
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn : 2 9/ 12 /2011                                                                                        Tiết  : 21                                                                                     
 Ngày giảng :     

         TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG §ẾN TR¦ỚC LÝ NAM §Ế 
( GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI )

A. Mục tiêu:

- Kiến thức: Giúp Hs hiểu được: Từ sau thất bại của cuộc k/c thời Trưng Vương phong kién TQ đã thi hành nhiều biện pháp hiểm độc  nhằm biến nước ta thành 1 bộ phận của TQ, bắt dân ta  sống theo  lối Hán, luật Hán, chính sách đồng hoá của chúng được thực hiện triệt để  trên mọi phương diện.

  -Với chính sách cai trị, bóc lột tàn bạo của các triều đại  pk TQ nhằm biến nước ta thành  thuộc địa của TQ xoá bỏ sự tồn tại của dân tộc ta.

- Kĩ năng: -Hs biết phân tích, đánh giá những thủ đoận cai trị của phong kiến phương bắc thời bắc thuộc .

  - Biết tìm nguyên nhân vì sao nhân dân ta không ngừng đấu tranh  chống áp bức của p/k phương bắc.

B.Phương pháp: Phát vấn, trực qua, kích thích tư duy..

C.Chuẩn bị

  - Bài soạn,lược đồ Âu Lạc TK I- III.

  - Học bài cũ, tìm hiểu bài mới theo câu hỏi sgk , tìm đọc LSVN bằng tranh tập 6,7.

D.Tiến trình lên lớp:

I. ổn định lớp:

  II.Kiểm tra bài cũ: (5’)
 ? Trình bày bằng lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán của nhân dân ta (42-43).

 III. Bài mới:         pp thuyết trình (Hđ1)
   Do lực lượng quá chênh lệch, mặc dù nhân dân ta chiến đấu rất dòng cảm, ngoan cường, cuối cùng cuộc k/n Hai Bà Trưng thất bại đÊt nước ta  lại bị phong kiến phương bắc cai trị . Chế độ cai trị tàn bạo của chúng đối với nhân dân ta như thế nào, tinh hình đất nước ta ra sao . Hôm nay chóng ta tìm hiểu.
	
	

	Hoạt động 2 (17’)  pp vấn đáp, kt động não
Mức độ kiến  thức cần đạt:

Nhận biết nội dung chủ yếu các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc đối với dân ta.  

* Tổ chức thực hiện:
-Gv dùng lược đồ Âu Lạc để trình bày cho hs rõ những vùng đất của Châu Giao. Sau đó gọi Hs đọc  mục 1 sgk . 

? Thế kỷ I Châu Giao gồm những vùng đất nào?

- Hs:Thế kỷ I Châu Giao gồm 9  quận : (6 quận của TQ  và 3 quận của Âu Lạc).
? Đầu thế kỷ III ,chính sách cai trị của TQ đối với nước ta có gì thay đổi?

-Hs: Đầu thế kỷ III ,Đông Hán suy yếu TQ bị phân chia thành 3 quốc gia nhỏ: Nguỵ, Thục, Ngô.

? Miền đất Âu Lạc cũ bao gồm những quận nào?

Hs: Thời Hán, miền đất Âu Lạc cũ gồm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân  và Nhật Nam.

? Từ sau cuộc k/n Hai Bà TRưng, nhà Hán có sự thay đổi  gì trong c/s cai trị?

-Hs: Nhà Hán trực tiếp nắm quyền tới cấp huyện, huyện lệnh là người Hán.

? Em có nhận xét gì về sự thay đổi này?

Hs: Muốn thắt chặt hơn bộ máy cai trị đối với nhân dân ta?

?Tại sao người Hán đặc biệt chú trọng đánh vào thuế muối và thuế sắt?

-Hs: Thuế muối chúng sẽ bóc lột nhiều hơn. Sắt là kim loại có giá trị cao, vừa sx công cụ sx, vừa sx ra vũ khí chiến đấu.

? Ngoài thuế ra  nhân dân ta còn phải chịu ách bóc lột nào nữa?

-Hs trả lời, gv hỏi tiếp
? Em có nhận xét gì về c/s bóc lột của bọn đô hộ?

-Hs: Bọn đô hộ rất tham lam, độc ác tìm mọi cách bóc lột & đàn áp nhân dân ta.

? Ngoài đàn áp bóc lột bằng thuế má...chúng  còn thực hiện những c/s gì?

-Hs: Trả lời .Gv tóm tắt và ghi bảng.

? Vì sao Nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trương đưa người Hán sang ở nước  ta?

-Hs: Vì Nhà Hán  chưa thực hiện được chủ trương đồng hoá nhân dân ta.

Hoạt động 3 ( 15’) Cả lớp/nhóm : pp vấn đáp, kt động não.
Mức độ kiến  thức cần đạt:

Nhận biết những biểu hiện thay đổi trong tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI.
* Tổ chức thực hiện:
- Gv gọi hs đọc mục 2 Sgk và hỏi
? Mặc dù  bị hạn chế  nhưng nghề sắt  ở Giao Châu vẫn phát triển,tại sao?

-Hs: Nghề sắt  phát triển để rèn ra những công cụ  sắc bén phục vụ cho Sx, rèn đúc vũ khí … bảo vệ quốc gia.

? Căn cứ vào đâu,  khẳng định nghề sắt ở Giao Châu vẫn phát triển?

-Hs Làm bài tập theo nhóm về sự phát triển của nông nghiệp ,  nghề  thủ công & thương nghiêp  ở Giao Châu? 

- Đại diện từng nhóm trình bày, gv bổ sung và ghi bảng 

	1.Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với  nước ta từ thế kỷ I đén thế kỷ VI

-Thế kỷ I, sau khi đàn áp K/n Hai Bà Trưng, nhà Hán vẫn giữ nguyên Châu Giao.

- Thế kỷ III, nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (TQ) & Giao Châu (Âu Lạc cũ).

-Nhà Hán trực tiếp nắm tới các huỵện, Huyện lệnh là người Hán.

-Nhân dân ta phả đóng nhều thứ thuế , nhất là thuế muối & sắt.

-Nhân dân ta phải đi lao dịch ( bắt thợ khéo tay) & cống nộp của ngon vật lạ.

-Chúng đưa người Hán sang Giao Châu sinh sống. Đồng hoá dân ta bằng cách: Bắt dân ta học chữ Hán, theo phong tục Hán.

2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I- thế kỷ VI có gì thay đổi
- Nghề sắt phát triển, mặc dù nhà hán nắm độc quyền về sắt.

- Nông nghiệp :

- Dùng lưỡi cày sắt, do trâu ,bò kéo.

-Biết đắp đê phòng lụt, trồng lúa2 vụ.

-Biết trồng nhiều loại cây ăn quảvới kỹ thuật cao, sáng tạo.
- Thủ công nghiệp: Rèn sắt , làm gốm, thêm gốm tráng men, dệt vải lụa.

-Thương nghiệp: việc trao  đổi, buôn bán khá phát triển. Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn: Luy Lâu, Long Biên. Có cả sự trao đổi với nước ngoài.


IV.Củng cố : (3’)
  - Yêu cầu hs trình bày Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với  nước ta từ thế kỷ I đén thế kỷ VI
- Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I- thế kỷ VI có gì thay đổi

V. Dặn dò: ( 2’)

-Học bài cũ: - Làm bài tập (sbt) ,Tìm hiểu bài mới, suy nghĩ & trả lời những câu hỏi sgk.


- Tìm đọc LSVN bằng tranh.

E.Rút kinh nghiệm
Ngày soạn :    7/ 1/2011                                                                              Tieỏt: 22                                                                                     
 Ngày giảng :     /1/2011                   
TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG §ẾN TR¦ỚC LÝ NAM §Ế 
                             ( GIỮA THẾ KỶ I - GIỮA THẾ KỶ VI) ( tiếp theo)
A. Mục tiêu 
- Kiến thức:  -Cùng với  sự phát triển kinh tế của Giao Châu từ thế kỉ I - thế kỉ VI ( tuy  chậm chạp ) , xã hội cũng có những chuyển biến  sâu sắc.

   -Do c/s áp bức ,bóc lột của bọn đô hộ, đa số  nông dân ngày càng nghèo đi, 1 số  ít trở thành nông dân nô lệ & nô tỳ.

 -Bọn thống trị  Hán c​ớp ruộng đất của dân ta, bắt dân ta cày cấy , chúng giàu lên nhanh chóng & có thế lực ( địa chủ Hán).

- Một số quý tộc cũ của Âu Lạc trở thành hào trư​ëng (địa chủ Việt) có cuộc sống khá giả, nh​ng vẫn  bị coi là tầng lớp thống trị.

-Trong cuộc đấu tranh chống sự đồng hoá  của phong kiến ph​ư¬ng bắc, tổ tiên đã kiên trì bảo vệ tiếng Việt, phong tục, tập quán & văn hoá Việt.

-Những nét chính về cuộc K/ n Bà Triệu (248).

​ Kĩ năng  - Hs làm quen với ph​ơng pháp phân tích, nhận thức lịch sử thông qua biểu đồ.

Tư t​ưëng: - Giáo dục lòng tự hào dân tộc, nhân dân ta trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ ®​ưîc bản sắc văn hoá dân tộc, chống lại sự đồng hoá của kẻ thù.

-Giáo dục hs lòng biết ơn đối với Bà Triệu đã dũng cảm chiến đấu dành lại độc lập dân tộc.

B.Ph​ư¬ng pháp:

   Kích thích t​ duy, đàm thoại ,sơ đồ, hình ảnh trực quan.

C.Chuẩn bị 

GV:-SGK,SBT,SGV,bài soạn.

-Phóng to sơ đồ phân hoá xã hội, tranh ảnh .

-Đọc các tài liệu,những mẫu chuyện liên quan đến bài học

HS:- Học bài cũ, tìm hiểu bài mới theo câu hỏi Sgk, đọc LSVN bằng tranh tập 7, s​u tầm tranh ảnh đền thờ Bà Triệu.

D. Tiến trình lên lớp:

I. ổn định lớp:

II.Kiểm tra bài cũ:

    - Trình bày những biểu hiện về sự phát triển kinh tế n​ớc ta (TK I- TK VI)

III. Bài mới

Giới thiệu bài mới: Tiết tr​ưíc chóng ta đã học những  chuyển biến  về kinh tế của đất
 n​ước  trong các thế kỷ I-VI. Chóng ta đã nhận biết  tuy bị thế lực phong kiến đô hộ tìm mọi cách kìm hãm nh​ng  nền kinh tế n​íc ta vẫn phát triển, dù là châm chạp. Từ sự chuyển biến  của kinh tế đã kéo theo những chuyển  biến trong xã hội. Sự chuyển biến thành  các  tầng lớp mới  thời kỳ đô hộ nh​ thế nào? Vì sao lại xảy ra cuộc k/n năm 248 ? Hém nay chóng ta tìm hiểu. 
	 Hoạt động của GV và HS
	 Nội dung bài học

	Hoạt động 1 (15’)  pp vấn đáp,  thảo luận , kt động não
*Mức độ kiến  thức cần đạt:
* Tổ chức thực hiện
-Gv: Dùng lược đồ Âu Lạc để trình bày cho hs rõ những vùng đất của Châu Giao.

-Gv: Gọi Hs đọc  mục 1 sgk & hỏi:Thế kỷ I Châu Giao gồm những vùng đất nào?

-Hs:Thế kỷ I Châu Giao gồm 9  quận

(6 quận của TQ & 3 quận của Âu Lạc)

-Gv:Đầu thế kỷ III ,chính sách cai trị của TQ đối với nước ta có gì thay đổi?

-Hs: Đầu thế kỷ III ,Đông Hán suy yếu,TQ bị phân chia thành 3 quốc gia nhỏ: Nguỵ, Thục, Ngô.

-Gv: Miền đất Âu Lạc cũ bao gồm những quận nào?

-Hs: Thời hán , miền đất Âu Lạc cũ gồm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân & Nhật Nam.

-Gv: Từ sau cuộc k/n Hai Bà TRưng, nhà Hán có sự thay đổi  gì trong c/s cai trị?

-Hs: Nhà Hán trực tiếp nắm quyền tới cấp huyện, huyện lệnh là người Hán.

-Gv: em có nhận xét gì về sự thay đổi này?

-Hs: Muốn thắt chặt hơn bộ máy cai trị đối với nhân dân ta?

-Gv: Tại sao người Hán đặc biệt chú trọng đánh vào thuế muối & thuế sắt?

-Hs: Thuế muối chúng sẽ bóc lột nhiều hơn. Sắt là kim loại có giá trị cao, vừa sx công cụ sx, vừa sx ra vũ khí chiến đấu.

-Gv:Ngoài thuế ra  nhân dân ta còn phải chịu ách bóc lột nào nữa?

-Hs: Trả lời ,gv hỏi tiếp: Em có nhận xét gì về c/s bóc lột của bọn đô hộ?

-Hs: Bọn đô hộ rất tham lam, độc ác tìm mọi cách bóc lột & đàn áp nhân dân ta.

-Gv: Ngoài đàn áp bóc lột bằng thuế má...chúng  còn thực hiện những c/s gì?

-Hs: Trả lời .Gv tóm tắt & ghi bảng.

-Gv: Vì sao Nhà Hán tiếp tục thi hành chủ trươcg đưa người Hán sang ở nước  ta?

-Hs: Vì Nhà Hán  chưa thực hiện được chủ trương đồng hoá nhân dân ta.

Hoạt động 2:

-Gv: gọi hs đọc mục 2 Sgk & hỏi: Mặc dù  bị hạn chế  nhưng nghề sắt  ở Giao Châu vẫn phát triển,tại sao?

-Hs: Nghề sât  phát triển để rèn ra những công cụ  sắc bén phục vụ cho Sx, rèn đúc vũ khí … bảo vệ quốc gia.

-Gv: Căn cứ vào đâu , khẳng định nghề sắt ở Giao Châu vẫn phát triển?

-Hs Làm bài tập theo nhóm về sự phát triển của nông nghiệp ,  nghề  thủ công & thương nghiêp  ở Giao Châu? 

- Đại diện từng nhóm trình bày ,gv bổ sung & ghi bảng:


	1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với  nước ta từ thế kỷ I đén thế kỷ VI
-Thế kỷ I, sau khi đàn áp K/n Hai Bà Trưng, nhà Hán vẫn giữ nguyên Châu Giao.

- Thế kỷ III,nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu (TQ) & Giao Châu (Âu Lạc cũ).

-Nhà Hán trực tiếp nắm tới các huỵện, Huyện lệnh là người Hán.

-Nhân dân ta phả đóng nhều thứ thuế , nhất là thuế muối & sắt.

-Nhân dân ta phải đi lao dịch ( bắt thợ khéo tay) & cống nộp của ngon vật lạ.

-Chúng đưa người Hán sang Giao Châu sinh sống .Đồng hoá dân ta bằng cách: Bắt dân ta học chì Hán , theo phong tục Hán.

2/ Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỷ I- thế kỷ VI có gì thay đổi:

-Nghề sắt phát triển, mặc dù nhà hán nắm độc quyền về sắt.

+Nông nghiệp :

- Dùng lưỡi cày sắt, do trâu ,bò kéo.

-Biết đắp đê phòng lụt, trồng lúa2 vụ.

-Biết trồng nhiều loại cây ăn quảvới kỹ thuật cao, sáng tạo.
+ Thủ công nghiệp: Rèn sắt , làm gốm, thêm gốm tráng men, dệt vải lụa.

-Thương nghiệp : việc trao  đổi, buôn bán khá phát triển. Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn: Luy Lâu, Long Biên. Có cả sự trao đổi với nước ngoài.


E.Rút kinh nghiệm

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn : 1/3/2012
Ngày giảng:

Tiết 27

LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ

A. mục tiêu bài học:

1- Kiến thức:

- Thông qua các bài tập lịch sử giúp HS khắc sâu kiến thức đã học về cách tính thời gian, kiến thức phần LS thế giới.

- Hướng dẫn HS  cách  vẽ và đọc lược đồ lịch sử trong SGK.

2- Tư tưởng, tình cảm, thái độ:

GD niềm say mê, yêu thích bộ môn lịch sử.

3- Kĩ năng:

- Biết kĩ năng làm các bài tập lịch sử, trình bày các vấn đề lịch sử.

- Hình thành kĩ năng vẽ và đọc lược đồ lịch sử trong SGK.

B. Thiết bị, đồ dùng và tài liệu dạy học:
- Tranh, ảnh, kênh hình trong SGK.

- Lược đồ khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

- Hướng dẫn sử dụng kênh hình trong SGK Lịch sử THCS.

- Tập bản đồ, tranh ảnh, bài tập Lịch sử 6.

- Bài tập Lịch sử 6.

- Bảng phụ.

C. Tiến trình tổ chức dạy và học:

1. ổn định và tổ chức:
2 Kiểm tra bài cũ:Kết hợp trong quá trình làm bài tập.

3. Bài mới:

  GV khái quát vào bài.

A. Làm một số bài tập:

- GV treo bảng phụ.

1. Bài tập 1 :  Sự thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Triệu năm 179 TCN đã để lại cho chúng ta bài học gì?

( Hãy lựa chọn vào phương án em cho là đúng)

a) Không được chủ quan, mất cảnh giác trước kẻ thù.

b) Luôn giữ quan hệ hoà hảo và nhân nhượng với kẻ thù để tránh bị xâm lược.

c) Luôn giữ đoàn kết nội bộ và không kết giao với bất cứ nước nào.

d) Cả 3 phương án trên.

2. Bài tập 2 : Hãy vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước âu lạc .So sánh với bộ máy nhà nước Văn Lang, em có nhận xét gì về bộ máy nhà nước Âu Lạc?

B. Hướng dẫn học sinh vẽ  và đọc lược đồ lịch sử trong sách giáo khoa: 
Lược đồ “ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng” 

1- Cách vẽ lược đồ:

- GV hướng dẫn HS vẽ theo các bước:

* Bước 1:    Xác định kích thước của lược đồ gốc và kích thước của lược đồ cần vẽ.

- Do kích thước của lược đồ gốc và dùng bút chì kẻ ô lên lược đồ gốc.

- Vẽ lược đồ mới: Chia kích thước, kẻ ô theo yêu cầu to, nhỏ tuỳ ý ( « tương ứng như lược đồ gốc, chỉ khác về kích thước).

* Bước 2:    Vẽ lược đồ.

- Vẽ danh giới đất liền, danh giới biển, sông ngòi.

- Điền vị trí, địa danh.

- Tô mầu cho lược đồ cần chú ý:

+ Danh giới quốc gia mầu đen, nét đứt.

+ Danh giới giáp biển vẽ mầu xanh.

+ Vẽ sông, biển mầu xanh.

+ Các mũi tên: Quân ta mầu đỏ, quân địch mầu xanh hoặc đen.

* Bước 3:    Hoàn thiện lược đồ: Ghi chú thích cho lược đồ.

- GV yêu cầu học sinh điền các kí hiệu thích hợp lên lược đồ để thể hiện diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

2.- Cách đọc lược đồ:

- Phải xác định vị trí, địa danh.

- Phải nắm được kí hiệu trên lược đồ.

- Đọc và nắm chắc nội dung kênh chữ : Thời gian, diễn biến

- Phải đưa ra kết luận, đánh giá qua trình bày trên lược đồ.

4- Củng cố bài học:

- GV hướng dẫn HS làm các bài tập trong sách bài tập.

- GV rút kinh nghiệm qua tiết làm bài tập, khái quát lại kiến thức trọng tâm đã học phần lịch sử Việt Nam.

5. Hướng dẫn về nhà:

- Học bài nắm chắc kiến thức trọng tâm đã học phần lịch sử Việt Nam.

- ôn tập chương III để giờ sau ôn tập.
E.Rút kinh nghiệm
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Ngày giảng:

Tiết 29
KIỂM TRA 1 TIẾT
I/ MỤC TIÊU TIẾT ĐỀ KIỂM TRA: Qua tiết kiểm tra HS cần đạt.

· Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức phần lịch sử VN ở lớp 6 ( chủ yếu giai đoạn từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng đến thế kỉ X) . Diễn biến chính của các cuộc khởi nghĩa trong thời kỳ bắc thuộc, các chính sách cai trị của các triều đại PK phương Bắc đối với  nhân dân ta và những biến đổi của tình hình kinh tế, xã hội VN.

· Từ kết quả bài kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học tập trong các nội dung sau.

· Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của bộ GD & ĐT.

· Đánh giá quá trình giảng dạy của Gv từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết.

· Về kiến thức: Yêu cầu HS cần.

· Giải thích được nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

· Trình bày được những nét chính về nhà nước Âu Lạc.

· Ách đô hộ của nhà Đường.

· Kĩ năng.

· Rèn luyện cho HS các kĩ năng: Trình bày vấn đề , viết bài, kĩ năng vận dụng kiến thức  để phân tích đánh giá sự kiện.

· Tư tưỡng, tình cảm, thái độ:

· Kiểm tra, đánh giá thái độ, tình cảm của HS đối với các sự kiện, nhân vật lịch sử.

II/ HÌNH THỨC KIỂM TRA:

· Tự luận.

III/ THIẾT LẬP MA TRẬN.

	Tên Chủ đề 
	       Nhận biết
	  Thông hiểu
	          Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ  cao
	

	1.Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
	Trình bày được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc k/n Hai Bà Trưng
	
	Truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta.
	
	

	Số câu 

Số điểm     

Tỷ lệ 
	1(1)

3 điểm

 80%


	
	1( 2 )

1điểm

20%
	
	1(4) 

4Đ

40%

	2.Nhà nước Âu Lạc
	Nêu được thời gian ra đời, tên người đứng đầu nhà nước, địa điểm đóng đô của nước Âu lạc
	
	
	
	

	Số câu 

Số điểm      

Tỉ lệ %
	2

2điểm

100%
	
	
	
	1 

2Đ

20%

	3.Nhứng cuộc k/n lớn trong các TK VII-IX
	
	Khái quát được tình hình nước ta dưới thời thuộc Đường có nhiều thay đổi
	Nhận xét được chính sách cai trị của nhà Đường trên đất nước ta rất tàn bạo
	
	

	Số câu 

Số điểm     

 Tỉ lệ %
	
	1( 1)

3điểm

80%
	1( 2)

1 điểm

20%
	
	1 

4Đ

40%

	Tổngsố câu 

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	2 ( 1,1,2)

5điểm

50%
	1 ( 3, 1)

3điểm

30%
	1 ( 3,2)

2điểm

20%


	
	3
10 Đ

100%


IV. ĐỀ KIỂM TRA.

Câu 1: ( 4điểm)


Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ? Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi nói lên điều gì ?

Câu 2: ( 2điểm)


Nhà nước Âu Lạc ra đời vào thời gian nào ? Đứng đầu là ai ? Đóng đô ở đâu?

Câu 3: ( 4 điểm )


Tại sao nói dưới ách đô hộ của nhà Đường đất nước ta có nhiều thay đổi ? Em có nhận xét gì về chính sách cai trị đó?

V.HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM.

	Câu 1
	Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ? Việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi nói lên điều gì ?
	(4điểm)



	
	Hs  Nêu được.

· Nguyên nhân: 

· Nhà Hán giết Thi sách là chồng bà Trưng Trắc.

· Nợ nước, thù nhà, Hai bà Trưng đã đứng lên khởi nghĩa.

*Diến biến:

· Mùa xuân năm 40 Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn ( Hà Tây).

· Được nhân dân khắp nơi ủng hộ nên đã làm chủ được Mê Linh sau đó đánh vào thành Cổ Loa và thành Luy Lâu.

· Tô Định bỏ trốn, quân Nam Hán bị đánh bại.

*Kết quả:

Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi.  


	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	
	*Ý nghĩa của việc nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng ở khắp nơi.

· Bà là người đã có công đánh đuổi giặc phương Bắc.

· Thể hiện truyền thống kính trọng và biết ơn đối với người có công với đất nước.
	0,5

0,5

	Câu 2


	Nhà nước Âu Lạc ra đời vào thời gian nào ? Đứng đầu là ai ? Đóng đô ở đâu?   
	(2điểm)



	
	· Nước Âu lạc ra đời vào năm 207 TCN.

· Đứng đầu nhà nước Âu Lạc là An Dương Vương.

· Kinh đô đóng ở Phong Khê ( Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội)
	0,5

0,75

0,75

	Câu 3
	Tại sao nói dưới ách đô hộ của nhà Đường đất nước ta có nhiều thay đổi ? Em có nhận xét gì về chính sách cai trị đó?


	(4điểm)

	
	     -  Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam Đô Hộ Phủ.

 Các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị, dưới huyện là                           hương và xã do người Việt cai  quản.

· Ở miền núi, các châu vẫn do các tù trưởng địa phương cai quản. Trụ sở của phủ đô hộ đặt ở Tống Bình ( Hà Nội).

· Nhà Đường cho sửa các đường giao thông thủy bộ từ TQ sang Tống Bình và tới các quận huyện. Ở Tống Bình và một số quận huyện quan trọng, nhà Đường cho xây thành đắp lũy và tăng thêm số quân đồn trú...

· Nhà Đường đặt ra rất nhiều thứ thuế, bắt nhân dân ta phải cống nạp.

· Đến mùa vải, nhân dân An Nam phải thay nhau ghánh vải sang TQ nộp cống.

*Nhận xét: 

· Nhà Đường đã thi hành chính sách cai trị, vơ vét bóc lột của cải của nhân dân ta vô cùng tàn bạo.

· Gây căm phẫn trong nhân dân, nhiều cuộc khởi nghĩa bùng nổ.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5




4.Củng cố : GV thu bài - nhận xét giờ kiểm tra
5. Hướng dẫn về nhà: Đọc trước bài : Cuộc đấ tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc và họ Dương.

VI. RÚT KINH NGHIỆM :

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Nô lệ





Nông dân





 Quan lại


  (qúy tộc)





   Vua
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